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Tập đọc
Phân xử tài tình

I. Mục tiêu

1. Đọc thành tiếng

- Đọc đúng các tiếng, từ khó hoặc dễ lẫn di ảnh hưởng của phương ngữ: rưng rưng, lấy trộm, làm chứng, thừa lệnh, nắm thóc, lập tức, …

- Đọc trôi chảy được toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ, nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả.

- Đọc diễn cảm toàn bài, biết thay đổi giọng cho phù hợp với từng nhân vật, và nội dung chuyện.

2. Đọc - hiểu

- Hiểu các từ ngữ khó trong bài: quan án, công đường, vẫn cảnh, biện lễ, sư vãi, chạy đàn, khung cửi, niệm phật, …

- Hiểu nội dung bài: Ca ngợi trí thông minh, tài xử kiện của vị quan án.

II. Đồ dùng dạy - học

- Tranh minh hoạ trang 46, SGK (phóng to).

- Bảng phụ ghi sẵn đoạn văn cần hướng dẫn luyện đọc.

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ  ( 4' )

- Gọi HS đọc thuộc lòng bài thơ Cao Bằng và trả lời câu hỏi về nội dung bài.

- Gọi HS nhận xét bạn đọc bài và trả lời câu hỏi.

- Nhận xét, cho điểm từng HS

2. Dạy - học bài mới

2.1. Giới thiệu bài  ( 1' )
- Cho HS quan sát tranh minh hoạ và hỏi:  Hãy mô tả những gì vẽ trong tranh.

- Giới thiệu: 
2.2. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài

a) Luyện đọc (12' )
- Gọi một học sinh đọc cả bài.

- HS chia đoạn 

- GV hướng dẫn cách đọc toàn bài
- Gọi 3 HS đọc nối tiếp từng đoạn của bài (đọc 3-4 lượt). GV chú ý sửa lỗi phát âm, ngắt giọng cho từng HS .
- Gọi HS đọc kết hợp giải nghĩa từ khó
- Tổ chức cho HS luyện đọc theo cặp.

- Gọi HS đọc toàn bài.

- GV đọc mẫu. Chú ý cách đọc như sau:
	- 3 HS nối tiếp nhau đọc thuộc lòng bài thơ và trả lời câu hỏi trong SGK.

- Nhận xét.

- Quan sát, trả lời: Tranh vẽ ở công đường một vi quan đang xử án.

- Lắng nghe.

- 1 Học sinh đọc
-  HS đọc bài theo thứ tự:

+ HS 1: Xưa, có một…, lấy chém.

+ HS 2: Đòi người làm chứng… cúi đầu nhận tội.

+ HS 3: Lần khác… đành nhận tội.

- 1 HS đọc thành tiếng trước lớp. 

- 2 HS ngồi cùng bàn luyện đọc nối tiếp theo cặp
- Cho 2, 3 nhóm thi đọc  trước lớp.


* Toàn bài đọc với giọng hồi hộp, hào hứng, thể hiện được niềm khâm phục của người kể chuyện về tài xử kiện của ông quan án. Chú ý giọng của từng nhân vật:

+ Người dẫn chuyện: giọng rõ ràng, rành mạch, biểu thị cảm xúc khâm phục.

+ Hai người đàn bà: giọng mếu máo, ấm ức.

+ Quan án: Giọng ôn tồn, đĩnh đạc, trang nghiêm.

b) Tìm hiểu bài  (10' )
	- Tổ chức cho HS đọc thầm toàn bài, trao đổi thảo luận, trả lời câu hỏi trong SGK 
+ Hai người đàn bà đến công đường nhờ quan phân xử việc gi?

+ Quan án đã dùng những biện pháp nào để tìm ra người lấy cắp tấm vải?

+ Vì sao quan cho rằng người không khóc chính là người lấy cắp?

+ Kể lại cách quan án tìm kẻ trộm tiền nhà chùa

+ Vì sao quan án lại dùng cách trên?

+ Quan án phá được các vụ án nhờ dân?

+ Nội dung của câu chuyện là gi?

- Ghi nội dung của bài lên bảng.

c) Đọc diễn cảm  ( 10' )
- Gọi 4 HS đọc chuyện theo vai. Yêu cầu HS dựa vào nội dung của bài để tìm giọng đọc phù hợp.

- Treo bảng phụ có đoạn văn chọn hướng dẫn luyện đọc.

+ GV đọc mẫu.

+ Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp

+ Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm.

+ Nhận xét, cho điểm từng HS.
	- Hoạt động trong nhóm, thảo luận tìm hiểu bài. 
- Các câu trả lời đúng:

+ Người nọ tố cáo người kia lấy vải của mình và nhờ quan xét xử.

+ Quan đã dùng nhiều cách khác nhau:

* Cho đòi người làm chứng nhưng không có.

* Cho lính về nhà hai người đàn bà để xem xét, thấy cũng có khung cửi, cũng có đi chợ bán vải.

* Sai xé tấm vải làm đôi cho mỗi người một nửa. Thấy một trong hai người bật khóc, quan sai lính trả tấm vải cho người này rồi thét trói người kia lại.

+ Vì quan hiểu phải tự mình làm ra tấm vải, mang bán tấm vải để lấy tiền mới thấy đau sót, tiếc khi công sức lao động của mình bị phá bỏ nen bật khóc khi tấm vải bị xé. 

+ Quan án nói sư cụ biện lễ cúng Phật, cho gọi hết sư vãi, kẻ ăn người ở trong chùa ra, giao cho mỗi người một nắm thóc đã ngâm nước, bảo họ cầm nắm thóc đó, vừa chạy vừa niệm Phật. Đánh đòn tâm lý “Đức Phật rất thiêng ai gian Phật sẽ làm thóc trong tay người đó nảy mầm” rồi quan sát những người chạy đàn, thấy một chú tiểu thỉnh thoảng hé bàn tay cầm thóc ra xem, lập tức cho bắt vì theo quan chỉ kẻ có tật mới giật mình.

+ Vì biết kẻ gian thường lo lắng nên sẽ lộ mặt.

+ Quan án đã phá được các vụ án nhờ sự thông minh, quyết đoán. Ông nắm được đặc điểm tâm  lý của kẻ phạm tội. 

+ Ca ngợi trí thông minh, tài xử kiển của vị quan án.

- 2 HS nhắc lại nội dung chính của bài thành tiếng.

- 4 HS đọc theo vai: người dẫn chuyện, hai người đàn bà bán vải, quan án.

- 1 HS nêu ý kiến, các HS khác bổ sung ý kiến và thống nhất giọng đọc như mục 2.2.a.

- Luyện đọc theo cặp.

- 3 đến 5 HS thi đọc.



	
Quan nói sư cụ biện lễ cúng Phật, rồi gọi hết sư vãi, kẻ ăn người ở trong chùa ra, giao cho mỗi người cầm một  nắm thóc và bảo:


- Chùa ta mất tiền, chưa rõ thủ phạm. Mỗi người hãy cầm một nắm thóc đã ngâm nước rồi vừa chạy đàn, vừa niệm Phật. Đức Phật rất thiêng. Ai gian, Phật sẽ làm cho thóc trong tay người đó nảy mầm. Như vậy, ngay gian sẽ rõ.


Mới vài vòng chạy, đã thấy một chú tiểu thỉnh thoảng hé bàn tay cầm thóc ra xem. Quan lập tức cho bắt chú tiểu vì chỉ kẻ có tật mới hay giật mình. Chú tiểu kia đành nhận tội.

3. Củng cố, dặn dò  ( 2' )
- Hỏi: Em có nhận xét gì về cách phá án của quan án?

- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà học bài, kể lại câu chuyện cho người thân nghe, 


                                ------------------------------------------------------
                                                              Toán

   Tiết 111      X¨ng-ti-mÐt khèi. §Ò-xi-mÐt khèi 

I. Mục tiêu

Giúp HS :

- Có biểu tượng về xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối.

- Đọc và viết đúng các số đo có đơn vị là xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối.

- Nhận biết được quan hệ giữa xăng-ti-mét khối và đề-xi-mét khối.

- Giải được một số bài tập liên quan đến xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối (trong trường hợp đơn giản)

II. Đồ dùng dạy - học

- Bộ đồ dùng học toán lớp 5.

- Mô hình quan hệ giữa xăng-ti-mét khối và đề-xi-mét khối như trong SGK.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ  (4')
- GV mời 2 HS lên bảng làm bài tập 1,2 của tiết trước.

- GV chữa bài, nhận xét cho điểm.

2. Dạy học bài mới

2.1 Giới thiệu bài  (1')
2.2. Hình thành biểu tượng về xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối.  ( 17')
- GV đưa ra hình lập phương cạnh 1dm và cạnh 1cm cho HS quan sát.

- GV giới thiệu : 

+ Xăng-ti-mét khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1cm.

Xăng-ti-mét khối viết tắt là cm3

+ Đề-xi-mét khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1dm.

+ Đề-xi-mét khối viết tắt là dm3

- GV đưa mô hình quan hệ giữa xăng-ti-mét khối và đề-xi-mét khối cho HS quan sát.

- Hướng dẫn HS nhận xét 
+ Xếp các hình lập phương có thể tích 1cm3 vào "đầy kín" trong hình lập phương có thể tích 1dm3. Trên mô hình là lớp đầu tiên. Hãy quan sát và cho biết lớp này xếp được bao nhiêu lớp hình lập phương có thể tích 1cm3.

+ Xếp được bao nhiêu lớp như thế thì "đầy kín" hình lập phương có thể tích 1dm3.

+ Như vậy hình lập phương có thể tích 1dm3 gồm bao nhiêu hình lập phương có thể tích 1cm3 ?

- GV nêu : hình lập phương có cạnh 1dm gồm 10x10x10=1000 hình lập phương có cạnh 1cm.

Ta có : 1dm3  = 1000cm3
2.3 Luyện tập thực hành   ( 15')
+Bài 1

- GV yêu cầu HS đọc đề bài trong SGK.

- GV hỏi : Em hiểu yêu cầu của bài như thế nào ?

- GV yêu cầu HS đọc mẫu và tự làm bài.

- GV mời 1 HS chữa bài yêu cầu 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở cho nhau để kiểm tra.

- GV nhận xét chữa bài và cho điểm HS.

+ Bài 2

- GV yêu cầu HS đọc đề bài trong SGK.

- GV viết lên bảng các trường hợp sau :

5,8dm3 = ...cm3
154000 cm3 = .... dm3
- GV yêu cầu làm 2 trường hợp trên.

- GV mời 1 HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- GV yêu cầu HS làm bài đúng nêu cách làm của mình.

- GV nhận xét, 

- GV yêu cầu HS làm tiếp các phần còn lại của bài.

- GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS.

3. Củng cố dặn dò  ( 2' )
- GV nhận xét giờ học.

- Hướng dẫn HS làm các bài tập ở nhà.
	- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp theo dõi để nhận xét.

- Nghe và xác định nhiệm vụ của tiết học.

- Quan sát hình theo yêu cầu của GV.

+ HS nghe và nhắc lại.

Đọc và viết kí hiệu cm3.

+ HS nghe và nhắc lại.

Đọc và viết kí hiệu dm3.

- HS quan sát mô hình.

- Trả lời câu hỏi của GV.

+ Lớp xếp đầu tiên có 10 hàng, mỗi hàng có 10 hình, vậy co 10 x 10 = 100 hình.

+ Xếp được 10 lớp như thế (Vì 1dm = 10cm)

+ Hình lập phương có thể tích 1dm3 gồm 1000 hình lập phương thể tích 1cm3.

- HS nhắc lại.

1dm3 = 1000 cm3
- HS đọc thầm đề bài trong SGK.

- HS : Bài cho cách viết hoặc cách đọc các số đo thể tích có đơn vị là xăng-ti-mét khối hoặc đề-xi-mét khối, chúng ta phải đọc hoặc viết các số đo đó cho đúng.

- HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- 1 HS đọc bài chữa trước lớp, cả lớp theo dõi nhận xét sau đó chữa bài chéo.

- HS đọc thầm đề bài.

- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- 1 HS nhận xét, nếu bạn làm sai thì sửa lại cho đúng.

- HS trình bày :

5,8dm3 = ...cm3
Ta có 1dm3  = 1000cm3
mà 5,8 x 1000 = 5800

nên 5,8dm3 = 5800cm3
154000 cm3 = .... dm3
Ta có 154000 : 1000 = 154

Nên 154000 cm3 = 154dm3
- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- HS lắng nghe.

- HS chuẩn bị bài sau.
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                              Tiết 112              Mét khối

I.Mục tiêu

Giúp HS :

- Có biểu tượng về đơn vị đo thể tích mét khối

- Đọc và viết đúng các số đo thể tích có đơn vị đo là mét khối.

- Biết đổi đúng các đơn vị đo giữa mét khối, đê-xi-mét khối, xăng-ti-mét khối.

II. Đồ dùng dạy học

- Mô hình giới thiệu quan hệ giữa đơn vị đo thể tích mét khối, đê-xi-mét khối, xăng-ti-mét khối như phần nhận xét kể sẵn vào bảng phụ.

- Các hình minh hoạ của SGK.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu.

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ  (4' )
GV mời 2 HS lên bảng làm bài tập 1,2 của tiết trước.

- Gọi 1 HS đứng tại chỗ trả lời những điều em biết về đê-xi-mét khối, xăng-ti-mét khối.

- GV chữa bài, nhận xét cho điểm.

2. Dạy - học bài mới

2.1 Giới thiệu bài  (1')
2.2. Hình thành biểu tượng về mét khối và mối quan hệ giữa mét khối, đê-xi-mét khối, xăng-ti-mét khối.  ( 16' )
- GV đưa ra mô hình minh hoạ cho mét khối và giới thiệu :

+ Để đo thể tích người ta còn dùng đơn vị là mét khối.

+ Mét khối là thể tích của một hình lập phương có cạnh dài 1m.

Mét khối viết tắt là m3
- GV đưa ra mô hình quan hệ giữa mét khối, đê-xi-mét khối và xăng-ti-mét khối và  hướng dẫn HS hình thành mối quan hệ giữa 2 đại lượng này :

+ Xếp các hình lập phương có thể tích 1dm3 vào "đầy kín" trong hình lập phương có thể tích 1m3. Trên mô hình là lớp đầu tiên. Hãy quan sát và cho biết lớp này xếp được bao nhiêu lớp hình lập phương có thể tích 1dm3.

+ Xếp được bao nhiêu lớp như thế thì "đầy kín" hình lập phương có thể tích 1m3.

+ Như vậy hình lập phương có thể tích 1m3 gồm bao nhiêu hình lập phương có thể tích 1dm3 ?

- GV nêu : hình lập phương có cạnh 1m gồm 10x10x10 =1000 hình lập phương có cạnh 1dm.

Ta có : 1m3  = 1000dm3
+ GV hỏi : Nếu dùng các hình lập phương có cạnh 1cm vào "đầy kín"  hình lập phương có cạnh 1m thì sẽ được bao nhiêu hình ? 

- GV nêu : hình lập phương có cạnh 1m gồm 100x100x100 =1000000 hình lập phương có cạnh 1cm.

Ta có : 1m3  = 1000000cm3
- GV hỏi :

+ 1m3 gấp bao nhiêu lần 1dm3 ?

+ 1dm3 bằng một phần bao nhiêu của 1m3 ?

+ 1dm3 gấp bao nhiêu lần 1cm3 ?

+ 1cm3 bằng 1 phần bao nhiêu của 1dm3 ?

+ Vậy, hãy cho biết mỗi đơn vị đo thể tích gấp bao nhiêu lần vị đo bé hơn tiếp liền nó ?
+ Mỗi đơn vị đo thể tích bằng 1 phần bao nhiêu của đơn vị lớn hơn tiếp liền nó?

+ GV treo bảng và yêu cầu HS lên điền số thích hợp vào chỗ trống :

m3
dm3
cm3
1 m3 =....dm3
1dm3 =....cm3

=......m3
1cm3 =....dm3
- GV cho HS đọc lại bảng trên.

2.3. Luyện tập - thực hành  ( 16')
Bài 1

a, GV viết các số đo thể tích lên bảng cho HS đọc.

b, GV yêu cầu HS viết các số đo thể tích theo lời đọc, yêu cầu viết đúng thứ tự mà GV đọc.

- GV yêu cầu 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở cho HS để kiểm tra bài.

Bài 2

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu phần b
- GV hỏi : Em hiểu yêu cầu của bài như thế nào ?

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV yêu cầu HS giải thích cách đổi của một trong 3 trường hợp đổi từ mét khối sang đề-xi-mét khối.

- GV chữa bài và cho điểm HS. 

Bài 3

- GV yêu cầu HS đọc đề toán trước lớp.

- GV yêu cầu HS : Quan sát hình..
- GV yêu cầu HS làm bài, sau đó đi giúp đỡ HS yếu kém bằng cách vẽ hình để hình dung ra cách xếp và số hình cần để xếp cho đầy hộp như sau :

- GV mời 1 HS chữa bài của bạn trên bảng lớp.

3. Củng cố - dặn dò  (2')
- GV hỏi lại HS về mối quan hệ giữa đơn vị đo thể tích mét khối, đê-xi-mét khối, xăng-ti-mét khối.

- GV nhận xét tiết học.

- Hướng dẫn HS làm bài tập về nhà.
	- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp theo dõi để nhận xét.

- HS nêu : Xăng-ti-mét khối là thể tích của một hình lập phương có cạnh dài 1cm.

Đề-ti-mét khối là thể tích của một hình lập phương có cạnh dài 1dm.

- Nghe và xác định nhiệm vụ của tiết học.

- HS nghe giới thiệu, sau đó đọc và viết kí hiệu của mét khối.

- Quan sát mô hình, lần lượt trả lời các câu hỏi của GV để rút ra quan hệ giữa mét khối, đê-xi-mét khối, với xăng-ti-mét khối :

+ Lớp xếp đầu tiên có 10 hàng, mỗi hàng có 10 hình, vậy có 10 x 10 = 100 hình.

+ Xếp được 10 lớp như thế (Vì 1m = 10dm)

+ Hình lập phương có thể tích 1m3 gồm 1000 hình lập phương thể tích 1dm3.

- HS nhắc lại.

1m3 = 1000 dm3
- HS trao đổi và nêu : Xếp được 100 x 100 x 100 = 1000000 hình.

- HS nhắc lại.

1m3 = 1000000cm3
- HS nối tiếp nhau trả lời :

+ 1m3 gấp 1000 lần 1dm3

+ 1dm3 bằng một phần nghìn của 1m3
+ 1dm3 gấp 1000 lần 1cm3
+ 1cm3 bằng một phần nghìn của 1dm3
+ Mỗi đơn vị đo thể tích gấp 1000 lần đơn vị bé hơn tiếp liền nó.

+ Mỗi đơn vị đo thể tích bằng một phần nghìn đơn vị lớn hơn tiếp liền nó.

m3
dm3
cm3
1m3 =1000dm3
1dm3 =1000cm3

= 
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- HS đọc các số đo theo chỉ định của GV.

- HS viết bài vào vở bài tập.

- 2 HS ngồi cạnh nhau kiểm tra bài của nhau.

- 1 HS đọc cho cả lớp cùng nghe.

- HS : Bài yêu cầu chúng ta đổi các số đo thể tích đã cho sang dạng số đo có đơn vị là đề-xi-mét khối.

- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- HS nêu : Ví dụ :

13,8m3 = ...dm3
Ta có 1m3 = 1000dm3

Mà 13,8 x 1000 = 1380

Vậy 13,8m3 = 1380dm3
- 1 HS đọc đề bài, HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK.

- HS nêu : Được 2 lớp vì

                 2dm : 1dm = 2

- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

Sau khi xếp đầy vào hộp ta được 2 lớp hình lập phương 1dm3.

Mỗi lớp có số hình lập phương 1dm3 là 

5 x 3 = 15 (hình)

Số hình lập phương 1dm3 xếp đầy hộp là         15 x 2 = 30 (hình)

                           Đáp số : 30 hình

- HS nhận xét, nếu bạn làm sai thì sửa lại cho đúng.

- 2 HS lần lượt nêu.

- HS lắng nghe.

- HS chuẩn bị bài sau.


----------------------------------------------------------
Luyện từ và câu
  luyện tập nối các câu ghép bằng quan hệ từ
I. Mục tiêu


Giúp HS:

- Hiểu thế nào là câu ghép thể hiện mối quan hệ tương phản.

- Làm đúng các bài tập: tạo các câu ghép thể hiện quan hệ tương phản bằng cách nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ, thêm vế câu thích hợp vào chỗ trống, xác định được các vế của câu ghép.

II. Đồ dùng dạy học

- Các câu văn ở bài tập 1 phần Nhận xét viết rời vào từng băng giấy.

- Bài tập 1, 3 phần luyện tập viết sẵn vào bảng phụ.

- Bảng nhóm, bút dạ.

III. Các hoạt động dạy và học
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ ( 5' )
- Gọi 2 HS lên bảng đặt các câu ghép thể hiện quan hệ điều kiện - kết quả, phần tích ý nghĩa của từng vế câu.

- Gọi HS dưới lớp nhắc lại cách nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ thể hiện quan hệ điều kiện - kết quả.

- Gọi HS nhận xét bạn trả lời 
- Nhận xét, cho điểm từng HS.

2. Dạy - học bài mới

2.1. Giới thiệu bài  (1' )
- Hỏi: Em hiểu tương phản nghĩa là gì?
2.4. Luyện tập   ( 30' )
- Hỏi: Để thể hiện quan hệ tương phản giữa các vế trong câu ghép ta có thể làm như thế nào?

- Nhận xét câu trả lời của HS.

- Yêu cầu HS đọc phần Ghi nhớ.

- Gọi HS đặt câu ghép có mối quan hệ tương phản giữa các vế câu để minh hoạ cho ghi nhớ.

Bài 1

- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung của BT
- Yêu cầu HS tự làm bài.

- Gợi ý HS cách làm bài:

+ Dùng dấu gạch chéo ( / ) để phân cách các vế câu.

+ Gạch dưới các quan hệ từ hoặc cặp từ tương phản trong câu.
	- 2 HS lên bảng làm bài.

- 2 HS đứng tại chỗ trả lời bài.

- Nhận xét câu trả lời của bạn.

- Lắng nghe

- Trả lời: Tương phản là trái ngược nhau.

- Trả lời: Ta có thể nối giữa hai vế câu ghép bằng một quan hệ từ: tuy, dù, mặc dù, nhưng ....., mặc dù...., nhưng....

- 2 HS nối tiếp nhau đọc thành tiếng.

- 3 đến 5 HS nối tiếp nhau đọc câu mình đặt

- 1 HS đọc thành tiếng trước lớp.

- Làm bài tập cá nhân.

	a) Mặc dù giặc Tây hung tàn/ nhưng chúng ta không thể ngăn cản các cháu học tập vui chơi, đoàn kết, tiến bộ.

b) Tuy rét vẫn kéo dài/ mùa xuân đã đến bên bờ sông Lương.

	Bài 2

- Gọi HS đoạn yêu cầu và nội dung của bài tập.

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- Gọi HS nhận xét bài làm bạn trên bảng.

- Gọi HS dưới lớp đọc câu mình đặt.

- Nhận xét, kết luận các câu đúng.

Bài 3

- Gọi Hs đọc yêu cầu và nội dung của bài tập.

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- Gọi HS nhận xét bài bạn trên bảng.

- Nhận xét, kết luận lời giải đúng.
	- 1 HS đọc thành tiếng.

- 2 HS làm bảng nhóm. HS cả lớp làm vào vở bài tập.

- Nhận xét bài làm của bạn.

- Nối tiếp nhau đọc câu mình đặt.

- 1 HS đọc thành tiếng.

- 1 HS làm bài trên bảng lớp. Cả lớp làm vào vở bài tập.

- Nhận xét bài làm của bạn.

- Chữa bài.

	Mặc dù tên cướp rất hung hăng, gian xảo nhưng cuối cùng hắn vẫn phải đưa hai tay vào còng số 8.

	- Hỏi:

+ Làm cách nào em xác định được đó là câu ghép?

+ Em tìm chủ ngữ bằng cách nào?

+ Em tìm vị ngữ bằng cách nào?

+ Chuyện đáng cười ở điểm nào?

- Nhận xét câu trả lời của HS.
	- Trả lời:

+ Vì câu đó có 2 vế câu.

+ Tìm chủ ngữ bằng câu hỏi Ai.

+ Tìm vị ngữ bằng cau hỏi Thế nào? Làm gì?

+ Đáng lẽ Hùng phải trả lời chủ ngữ của vế câu thứ nhất là tên cướp, chủ ngữ ở vế câu thứ hai là hắn thì bạn lại hiểu nhầm câu hỏi của cô mà trả lời: chủ ngữ đang ở trong nhà giam.


3. Củng cố - Dặn dò.  ( 2' )
- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà học thuộc phần ghi nhớ, 

---------------------------------------------------------------------
Kể chuyện

Kể chuyện đã nghe, đã đọc
I. Mục tiêu



Giúp HS:

- Kể lại tự nhiên, bằng lời của mình một câu chuyện đã nghe, đã đọc về những người đã góp sức bảo vệ trật tự , an ninh
- Hiểu ý nghĩa truyện các bạn kể.

- Nghe và biết nhận xét, đánh giá, đặt câu hỏi . về câu chuyện mà các bạn kể.

- Rèn luyện thói quen ham đọc sách.

II. Đồ dùng dạy học

- Bảng phụ viết sẵn gợi ý 2 trang 50
III. Các hoạt động dạy và học.
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ ( 4' )
- Gọi 2 HS lên bảng nối tiếp nhau kể lại chuyện Chiếc đồng hồ.

- Hỏi: Câu chuyệnn khuyên chúng ta điều gì?

- Nhận xét, cho điểm HS.

2. Dạy bài mới

2.1. Giới thiệu bài  (1')
	- 2 HS lên bảng nối tiếp nhau kể lại câu chuyện

- 1 HS trả lời câu hỏi, cả lớp theo dõi, nhận xét.

	2.2. Hướng dẫn kể chuyện  ( 30' )
a) Tìm hiểu bài

- Gọi HS đọc đề bài: GV dùng phấn màu gạch dưới các từ: tấm gương đã góp sức bảo vệ trật tự an ninh.
- Hỏi: Thế nào là sống, làm việc 
- Gọi HS đọc phần Gợi ý.

- Giới thiệu: Trong chươg trình Tiếng việt ..
- Yêu cầu HS đọc kĩ phần 1., GV ghi tiêu chí đánh giá lên bảng.

+ Nội dung câu chuyện đúng chủ đề: 4 điểm.

+ Câu chuyện ngoài SGK: 1 điểm

+ Cách kể hay, có phối hợp với giọng điệu cử chỉ: 3 điểm.

+ Nêu đúng ý nghĩa của chuyện: 1 điểm.

+ Trả lời câu hỏi của các bạn hoặc đặt được câu hỏi cho bạn: 1 điểm.

b) Kể chuyện trong nhóm

- Chia HS thành nhóm, mỗi nhóm 4 HS và yêu cầu từng em kể chuyện của mình cho các bạn trong nhóm nghe.

- GV đi giúp đỡ từng nhóm

Gợi ý HS:

+ Giới thiệu tên truyện.

+ Mình đọc, nghe kể truyện khi nào?

+ Nhân vật chính trong truyện là ai?

+ Nội dung chính mà câu chuyện đề cập đến là gì?

+ Tại sao em lại chọn câu chuyện đó để kể?

- Gợi ý cho HS các câu hỏi trao đổi về nội dung và ý nghĩa của câu chuyện.

c) Thi kể và trao đổi về ý nghĩa của truyện

- Tổ chức cho HS thi kể chuyện trước lớp.

- Gọi HS nhậnn xét bạn kể chuyện theo các tiêu chí đã nêu.

- GV tổ chức cho  HS bình chọn

+ Bạn kể chuyện hay nhất?

+ Bạn kể chuyện hấp dẫn nhất?

- Tuyên dương HS.
	- 1 HS đọc thành tiếng trước lớp

- HS nối tiếp nêu ý kiến:

+ Là người sống, làm việc theo đúng quy định của pháp luật, nhà nước.

+ Là người luôn đấu tranh chống các vi phạm pháp luật.

- 3 HS nối tiếp nhau đọc phần gợi ý

- Lắng nghe.

- 3 đến 5 HS nối tiếp nhau giới thiệu câu chuyện mình định kể.

- Đọc thầm gợi ý  2 trong SGK.

- HS thảo luận nhóm.

- HS thi kể, HS khác lắng nghe để hỏi lại bạn, HS thi kể cũng có thể hỏi lại bạn để tạo không khí sôi nổi, hào hứng.

- Nhận xét bạn kể.

	3. Củng cố - Dặn dò  ( 2' )
- Nhận xét tiết học

- Dặn HS về nhà kể lại câu chuyện mà em nghe các bạn kể cho người thân nghe 
                        ----------------------------------------------------------------
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             Tiết 113                         Luyện tập
I.Mục tiêu

Giúp HS :

- Củng cố về biểu tượng, cách đọc, viết, mối quan hệ giữa các đơn vị đo thể tích : mét khối, đê-xi-mét khối, xăng-ti-mét khối.

- Luyện tập các bài toán có liên quan đến các số đo thể tích có đơn vị là mét khối, đê-xi-mét khối, xăng-ti-mét khối.

II. Các hoạt động dạy học chủ yếu.

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	 1. Kiểm tra bài cũ ( 5' )
GV mời 2 HS lên bảng làm bài tập 2, 3 của tiết trước.

- GV chữa bài, nhận xét cho điểm.

2, Dạy học bài mới

2.1. Giới thiệu bài  ( 1')
2.2 Hướng dẫn luyện tập  ( 30' )
Bài 1

a, GV viết các số đo thể tích lên bảng cho HS đọc.

b, GV đọc lần lượt các số đo thể tích cho HS viết, yêu cầu HS viết đúng theo thứ tự đọc.

- GV chữa bài của HS trên bảng lớp, sau đó yêu cầu HS đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau.

Bài 2

- GV yêu cầu HS tự đọc các số và chọn câu trả lời đúng.

- GV nhắc lại cho HS cách đọc các số đo thể tích : Đọc phần giá trị như đọc số (Dạng số tự nhiên, số thập phân, phân số) bình thường sau đó kèm theo đơn vị.

Bài 3

- GV mời 1 HS đọc đề bài, sau đó nhắc HS : Để so sánh đúng, các em phải đổi các số đo cần so sánh với nhau cùng 1 đơn vị. Thực hiện so sánh với các đại lượng khác.

- GV chữa bài của HS trên bảng lớp sau đó nhận xét và cho điểm HS. Có thể yêu cầu HS giải thích cách so sánh.

3.Củng cố - dặn dò  ( 2' )
- Gv nhận xét giờ học

- Dặn HS về nhà làm bài tập .
	- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp theo dõi để nhận xét.

- HS nghe và xác định nhiệm vụ của tiết học.

- HS đọc theo chỉ định của GV.

- 2 HS lên bảng viết, HS cả lớp viết vào vở bài tập.

- 2 HS ngồi cạnh nhau kiểm tra bài lẫn nhau.

- HS đọc : Không phẩy hai mươi lăm mét khối. Đáp án a.

- 1 HS làm bài trên bảng, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- HS lắng nghe.

- HS chuẩn bị bài sau.




-----------------------------------------------------------------
 Tập đọc

     Chú đi tuần

I. Mục tiêu

1. Đọc thành tiếng

* Đọc đúng các tiếng, từ khó hoặc dễ lẫn do ảnh hưởng của phương ngữ: Lạnh lùng, im lăng, lá bay, lưu luyến, nép mình, gió đông lạnh, ..
* Đọc trôi chảy được toàn bài thơ, ngắt nghỉ hơi đúng giữa các cụm từ..
* Đọc diễn cảm toàn bài thơ với giọng nhẹ nhàng, trìu mến.

2. Đọc - hiểu

* Hiểu các từ ngữ có trong bài:  Học sinh miền Nam, đi tuân, …

* Hiểu hoàn cảnh ra đời của bài thơ.

* Hiểu nội dung bài: Các chiến sĩ công an yêu thương các cháu học sinh, sẵn sàng chịu gian khổ, khó khăn để bảo vệ cuộc sống bình yên và tương lai tươi đẹp của các cháu.

3. Học thuộc lòng bài thơ.

II. Đồ dùng dạy - học

* Trang minh hoạ trang 51 SGK ( Phóng to).

* Bảng phụ viết sẵn câu thơ, đoạn thơ cần luyện đọc.

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu

	Hoạt động dạy
	Hoạt động dạy

	1. Kiểm tra bài cũ  (5' )
- Gọi 3 HS nối tiếp nhau đọc từng đoạ của bài Phân xử tài tình và trả lời các câu hỏi về nội dung bài:

- Gọi HS nhận xét bạn đọc bài 
- Nhận xét, cho điểm HS

2. Dạy - học bài mới

2.1 Giới thiệu bài  ( 1' )
- Yêu cầu HS quan sát tranh minh hoạ và mô tả những gì em nhìn thấy trong tranh...
2.2. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài

a) Luyện đọc ( 12' )
- Gọi 1 học sinh đọc toàn bài.

 - GV hướng dẫn HS đọc toàn bài thơ.

- Gọi 4 HS đọc nối tiếp toàn bài thơ (đọc 2 lượt). GV chú ý sửa lỗi phát âm, ngắt giọng cho từng HS 
- HS đọc nối tiếp kết hợp giải nghĩa từ khó.
	- 3 HS đọc nối tiếp đoạn và trả lời các câu hỏi trong SGK.

- Nêu: Tranh vẽ các chiến sĩ đang đi tuần trong đêm, qua trường học sinh miền Nam.

- HS đọc bài theo thứ tự:

+ HS 1: Chú đi… lá bay xuống đường
+ HS 2: Chú đi qua … ngủ nhé!
+ HS 3: Trong đêm khuya.. cháu nằm

+ HS  4: Mai các cháu… cho say.

- 1 HS đọc thành tiếng cho HS cả lớp theo dõi.

	- Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp

- Gọi HS đọc toàn bài.

- GV đọc mẫu. Chú ý cách đọc như sau:
	- 2 HS ngồi cùng bàn luyện đọc (đọc 2 vòng).

- 1 HS đọc toàn bài trước lớp

- Theo dõi.

	b) Tìm hiểu bài  (10' )
- Tổ chức cho HS đọc thầm toàn bài, trao đổi, thảo luận, trả lời các câu hỏi trong SGK theo nhóm, sau đó mời HS trả lời câu hỏi.
- GV theo dõi, hỏi thêm, giảng thêm khi cần.

+ Người chiến sĩ đi tuần trong hoàn cảnh như thế nào?
	- Thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi của SGK.

- Các câu trả lời đúng:

+ Người chiến sĩ đi tuần trong đêm tối, mùa đông, gió lạnh khi mà tất cả mọi người đã yên giấc ngủ.


- Giảng: Đọc những câu thơ chúng ta như thấy trước mặt mình cảnh trời đêm đông, gió bấc thổi hun hút, lạnh buốt nhưng những người chiến sĩ vẫn lặng lẽ làm công việc của mình, bảo vệ giấc ngủ yên cho trẻ thơ……
	+ Tình cảm và mong ước của người chiến sĩ đối với các cháu học sinh được thể hiện qua những từ ngữ, chi tiết nào?
+ Em hãy nêu nội dung của bài thơ?

- Ghi nội dung chính của bài lên bảng1

c) Đọc diễn cảm và học thuộc lòng (12' 
- Gọi 4 HS đọc nối tiếp từng khổ thơ. Yêu cầu HS cả lớp theo dõi tìm giọng đọc phù  hợp, các từ ngữ cần nhấn giọng.

- Treo bảng phụ viết khổ thơ 1-2, hướng dẫn HS đọc diễn cảm 2 khổ thơ này, sau đó yêu cầu HS tự học thuộc lòng khổ thơ mà mình thích.
(1)
Gió hun hút, lạnh lùng
Trong đêm khuya/ phố vắng
Súng trong tay im lặng,

Chú đi tuần / đêm nay.

Hải Phòng / yên giấc ngủ say

Cây / rung theo gió, lá / bay xuống đường
	+ Những từ ngữ, chi tiết thể hiện tình cảm: cách xưng hô thân mật: chú, cháu, các cháu ơi; dùng các từ: yêu mến, lưu luyến. Các chi tiết: hỏi thăm giấc ngủ có ngon không,,,
+ Những từ ngữ, chi tiết thể hiện mong ước: các chú hỏi han, mong các cháu luôn tiến bộ, cuộc đời đẹp tươi.

- Bài thơ nói lên tình cảm yêu thương các cháu học sinh, sẵn sàng chịu đựng gian khổ, khó khăn để bảo vệ cuộc sống bình yên và tương lai tươi đẹp của các cháu của các chiến sĩ.

- 2 HS nhắc lại nội dung chính.

- 4 HS nối tiếp nhau đọc bài, mỗi HS đọc một khổ thơ. Cả lớp theo dõi, sau đó nêu giọng đọc và các từ ngữ cần nhấn giọng.
        2)

/Chú đi qua cổng trường

Các cháu miền Nam / yêu mến.

Nhìn ánh điện / qua khe phòng lưu luyến
Các cháu ơi! Giấc ngủ có ngon không?

Cửa đóng che kín gió, ấm áp dưới mÒn bông.

Các cháu cứ yên tâm ngủ nhé!


(dấu [ từ dòng thơ trên xuống dòng thơ dưới thể hiện 2 dòng thơ đọc vắt)

	- GV tổ chức cho HS đọc diễn cảm 2 khổ thơ trên.

- Nhận xét, cho điểm từng HS.

- Tổ chức cho HS thi đọc thuộc lòng từng khổ thơ theo hình thức nối tiếp.

- Nhận xét chung.

- Tổ chức cho HS thi đọc thuộc lòng cả bài.

- Nhận xét, cho điểm từng HS.

3. Củng cố, dặn dò (2' )
	- 3 đến 5 HS tham gia thi đọc.

- HS thi đọc thuộc lòng từng khổ thơ. Mỗi HS đọc một khổ thơ.

- 3 đến 5 HS tham gia thi đọc.

	- Hỏi: Em hãy nêu ý nghĩa của bài thơ.

​- Nhận xét tiết học.- Dặn HS về nhà học thuộc lòng bài thơ.


--------------------------------------------------------
Chính tả
Cao bằng
I. mục tiêu

- Nhớ - viết chính xác, đẹp 4 khổ thơ đầu trong bài thơ Cao Bằng.

-Làm đúng bài tập chính tả về viết hoa tên người, tên địa lý Việt Nam

* MT: Cho HS thấy được vẻ đẹp kì vĩ  của cảnh vật Cao Bằng , từ đó HS có ý thức gìn, bảo vệ những cảnh đẹp của đất nước
II. Đồ dùng dạy - học

- Bảng phụ ghi sẵn bài tập 2, phần  luyện tập.
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ ( 4' )
- Gọi 1 HS lên bảng đọc cho 2 HS viết bảng lớp, HS cả lớp viết vào vở các tên người, tên địa lí Việt Nam. Ví dụ: Hải Phòng, Nha Trang, Lê Thị Hồng Gấm, Hoàng Quốc Việt.
- Nhận xét chữ viết của HS. 
- Hỏi: Hãy nhắc lại quy tắc viết hoa tên người, tên địa lý  Việt Nam.

- Nhận xét câu trả lời của HS.

2. Dạy - học bài mới

2.1. Giới thiệu bài  ( 1' )
2.2. Hướng dẫn nghe - viết chính tả ( 20' )
a) Trao đổi nội dung về đoạn thơ

- Gọi HS đọc thuộc lòng đoạn thơ.

- Hỏi:

+ Những từ ngữ, chi tiết nào nói lên địa thế của Cao Bằng?

+ Em có nhận xét gì về con người Cao Bằng?

b) Hướng dẫn viết từ khó

- Yêu cầu HS tìm các từ khó,  HS đọc và viết các từ vừa tìm được.

c) Viết chính tả

Nhắc HS viết hoa các tên địa lí, lùi vào 2 « rồi mới viết, giữa 2 khổ thơ để cách 1 dòng.

d) Soát lỗi, chấm bài

2.3. Hướng dẫn làm bài tập chính tả (10')
Bài 1

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài tập.

- Yêu cầu HS tự làm bài

- Gọi HS nhận xét bài bạn làm trên bảng.

- Nhận xét, kết luận lời giải đúng.

Bài 3

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập.

- Yêu cầu HS tự làm bài theo cặp, theo hướng dẫn sau:

+ Đọc kỹ bài thơ.

+ Tìm và gạch chân các tên riêng có trong bài.

+ Viết lại các tên riêng đó cho đúng.

- Gọi HS phát biểu ý kiến.

- Nhận xét, kết luận lời giải đúng
	- Đọc và viết các từ do GV yêu cầu.

- Trả lời: Khi viết tên người, tên địa lí Việt Nam, cần viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên.

- 2 HS đọc thuộc lòng 4 khổ thơ đầu của bài trước lớp.

- Trả lời:

+ Những từ ngữ, chi tiết: Sau khi qua Đèo Gió, lại vượt Đèo Giàng, lại vượt đèo Cao Bắc.

+ Con người Cao Bằng rất đôn hậu và mến khách.

- HS tìm và nêu các từ ngữ: Đèo Giàng, dịu dàng, suối trong, núi cao, làm sao, sâu sắc, 
- 1 HS đọc thành tiếng cho HS cả lớp nghe.

- 1 HS làm trên bảng lớp. HS cả lớp làm vào vở bài tập.

- Nhận xét bài làm của bạn: đúng/ sai.

- Chữa bài (nếu sai).

1 HS đọc thành tiếng trước lớp.

- 2 HS ngồi cùng bàn ngồi trao đổi, làm bài.

- Mỗi HS chỉ ra 1 địa danh viết sai và viết lại trên bảng cho đúng.

- Chữa bài (nếu sai).

Víêt sai                         Viết đúng

  Hai ngàn                       Hai Ngàn

  Ngã ba                          Ngã Ba



	- Hỏi: Tại sao lại phải viết hoa các tên đó?
- Nhận xét câu trả lời của HS.

- Gọi 1 HS đoc toàn bài thơ
	  Pù mo                           Pù Mo

  Pù xai                           Pù Xai

- Trả lời: Vì đó là tên địa lý Việt Nam, các chữ đầu của mỗi tiếng tạo thành tên đó đều phải viết hoa.

- 1 HS đọc thành tiếng trước lớp.

	3. Củng cố, dặn dò  ( 2' )
- Nhận xét tiết học.


------------------------------------------------------------
Lịch sử

  Tiết 23        nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta
I. Mục tiêu


Sau bài học HS nêu được:

- Sự ra đời và vai trò của nhà máy Cơ khí Hà Nội.

- Những đóng góp của Nhà máy Cơ khí Hà Nội cho công cuộc dựng nước và bảo vệ đất nước.

II. Đồ dùng dạy học

- Bản đồ thủ đô Hà Nội.

- Các hình minh hoạ trong SGK.

- Phiếu học tập của HS.

III. Các hoạt động dạy - học

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	kiểm  tra bài  cũ - giới  thiệu bài  mới   ( 5' )

	- GV gọi 3 HS lên bảng hỏi và yêu cầu trả lời các câu hỏi về nội dung bài cũ, sau đó nhậ xét và cho điểm HS.

-GV ch Hs quan sát ảng chụp lễ khánh thành Nhà mày Cơ khí Hà Nội.
	- 3 HS lần lượt lên bảng trả lời câu hỏi sau:

+ Phong trào "Đồng khởi "ở Bến Tre nổ ra trong hoàn cảnh nào?

+ Thuật lại sự kiện này 17/1/1960 tại huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre.

+Thắng lợi của phong trào " Đồng khởi" ở tỉnh Bến Tre có tác động như thế nào đối với cách mạng miền Nam?

- HS quan sát

	- GV giới thiệu: Đây là ảnh chụp lễ khánh thành Nhà máy Cơ khí Hà Nội, nhà máy hiện đại đầu tiên ở  nước ta. Vì sao Đảng và chính phủ ta quyết định xây dựng Nhà máy Cơ khí Hà Nội?...
Hoạt động 1: Nhiệm vụ của miền bắc sau năm 1954 và hoàn cảnh ra đời của nhà máy cơ khí Hà nội  ( 15')

	- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, đọc SGK và trả lời câu hỏi.

+ Sau hiệp định Giơ-ne-vơ, Đảng và Chính phủ xác định nhiệm vụ của miền Bắc là gì?

+ Tại sao Đảng và Chính phủ lại quyết định xây dựng một nhà máy cơ khí hiện đại?

+ Đó là nhà máy nào?

- GV tổ chức cho HS trình bày ý kiến trước lớp.
	- Tự đọc SGK và rút ra câu trả lời:

+ Sau hiệp định Giơ-ne-vơ, miền Bắc ta bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội làm hậu phương lớn cho cách mạng miền Nam.

+ Đảng và chính phủ quyết định xây dựng một nhà máy cơ khí hiện đại ở miền Bắc để:

(Trang bị máy móc hiện đại cho miền Bắc, thay thế các công cụ thô sơ, việc này giúp tăng năng suất và chất lượng lao động.

( Nhà máy này làm nòng cốt cho ngành công nghiệp nước ta.

+ Nhà máy Cơ khí Hà Nội.

- Lần lượt từng HS trình bày ý kiến. HS cả lớp theo dõi và bổt sung ý kiến.

	- GV nêu: Để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, để làm hậu phương lớn cho miền Nam, chúng ta cần công nghiệp hoá nền sản xuất của nước nhà. Việc xây dựng các nhà máy điện hiện đại là điều tất yếu. Nhà máy Cơ khí Hà Nội là nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta.

Hoạt động 2: Quá trình xây dựng và những đóng góp của nhà máy cơ khí hà nội cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. (15')

	- GV chia HS thành các nhóm nhỏ,  thảo luận  yêu cầu các em cùng đọc SGK, thảo luận và hoàn thành phiếu

- GV gọi nhóm trình bày trên phiếu

- GV kết luận về phiếu làm đúng, sau đó tổ chức cho HS trao đổi cả lớp theo những câu hỏi sau.

+ Kể lại quá trình xây dựng Nhà máy Cơ khí Hà Nội.

+ Phát biểu suy nghĩ của em về câu "Nhà máy Cơ khí Hà Nội đồ sộ vươn cao trên vùng đất trước đây là một cánh đồng, có nhiều đồn bốt và hàng rào dây thép gai của thực dân xâm lược."

+ Cho HS xem ảnh Bác Hồ về thăm Nhà máy Cơ khí Hà Nội và nói: Việc Bác Hồ 9 lần về thăm Nhà máy Cơ khí Hà Nội nói lên điều gì?
	- Hs làm việc theo nhóm như hướng dẫn của GV để hoàn thành phiếu.

- HS cả lớp theo dõi nhận xét kết quả của nhóm bạn, kiểm tra lại nội dung của nhóm mình.

- HS suy nghĩ, trao đổi ý kiến, mỗi HS nêu ý kiến về 1 câu hỏi, các HS khác theo dõi và nhận xét:

+ 1 HS kể trước lớp.

+ Một số HS nêu suy nghĩ trước lớp. Ví dụ: Hình ảnh này gợi cho ta nghĩ đến tương lai tươi đẹp của đất nước.

+ Việc Bác Hồ 9 lần về thăm nhà máy cho thấy Đảng, chính phủ và Bác Hồ rất quan tâm đến việc phát triển công nghiệp, hiện đại hoá sản xuất của nước nhà vì hiện đại hoá sản xuất giúp cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội về đấu tranh thống nhất đất nước.

	Củng cố - Dặn dò ( 2' )
- GV tổ chức cho HS giới thiệu các thông tin mình sưu tầm được về Nhà máy Cơ khí Hà Nội.

- GV nhậ xét tiết học, dặn dò HS về nhà học thuộc bài  và tìm hiểu con đường Trương Sơn
                -----------------------------------------------------------------------------


 Soạn :  10 /2                 
Giảng: Thứ  năm  ngày 13  tháng  2  năm  2014
Toán
                 Tiết 114           Thể tích hình hộp chữ nhật
I.Mục tiêu


Giúp HS :

- Có biểu tượng về hình hộp chữ nhật.

- Tự tìm được ra cách tính và công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật.

- Biết vận dụng công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật để giải các bài toán có liên quan.

II. Đồ dùng dạy học

- Mô hình thể tích hình hộp chữ nhật có kích thước 20cmx16cmx10cm.

- Các hình minh hoạ của SGK.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu.

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ  (4')
GV mời 2 HS lên bảng làm bài tập 2, 3 của tiết trước.

- GV chữa bài, nhận xét cho điểm.

2. Dạy - học bài mới

2.1 Giới thiệu bài  ( 1' )
2.2. Hình thành biểu tượng và công thức tính của hình hộp chữ nhật. (16' )
- GV nêu bài toán : Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 20cm, chiều rộng 16cm, chiều cao 10cm.

- GV đưa ra mô hình thể tích của hình hộp chữ nhật trong bài toán..
+ Để tính thể tích hình hộp chữ nhật bằng xăng-ti-mét khối, ta cần tìm số hình lập phương 1cm3 xếp đầy vào hộp.

+ Yêu cầu HS quan sát hình đã thể hiện xếp được 1 lớp.

+ Lớp đầu tiên xếp được bao nhiêu hình lập phương  1cm3
+ Xếp được tất cả bao nhiêu lớp như thế ?

+ 10 lớp có bao nhiêu hình lập phương 1cm3.

- GV nêu :

+ Vậy thể tích của hình hộp chữ nhật có chiều dài 20cm, chiều rộng 16cm, chiều cao 10cm là 3200 hình lập phương 1cm3 hay chính là 3200cm3.

+ Ta có thể tính thể tích của hình hộp chữ nhật như sau :

20 x 16 x 10 = 3200 (cm3)

- GV hướng dẫn HS nhận xét để rút ra công thức tính thể tính thể tích của hình hộp chữ nhật :

+ 20 cm là gì của hình hộp chữ nhật ?

+ 16 cm là gì của hình hộp chữ nhật ?

+ 10 cm là gì của hình hộp chữ nhật ?

- GV viết lên bảng sơ đồ :

          20  x  16  x  10  =  3200

                  (       (      (          (
                  CD  x  CR x CC  =    tt

- GV hỏi : Như vậy, trong bài toán trên để tính thể tích của hình hộp chữ nhật ta làm thế nào ?

- GV nêu : Đó cũng là quy tắc tính thể tích của hình hộp chữ nhật nói chung.

-  HS  đọc quy tắc ( SGK)
2.3. Luyện tập - thực hành ( 16' )
Bài 1

- GV yêu cầu HS đọc thầm đề bài trong SGK.

- GV hỏi : Em hiểu yêu cầu của đề bài như thế nào ?

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

? Muốn tính thể tích của hình hộp chữ nhật ta làm như thế nào?

Bài 2

- GV yêu cầu HS đọc đề bài và quan sát hình minh hoạ trong SGK.

- GV yêu cầu 2 HS ngồi cạnh nhau thảo luận để tìm cách tính thể tích của khối gỗ.

- GV yêu cầu HS làm bài.

Cách 1

Chia khối gỗ thành hai hình hộp chữ nhật như sau :

[image: image3.emf](2)
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Thể tích của hình hộp chữ nhật 1 là :

12 x 8 x 5 = 480 (cm3)

Chiều dài của hình hộp thứ 2 là :

15 - 8 = 7 (cm)

Thể tích của hình hộp chữ nhật 2 là :

7 x 6 x 5 = 210 (cm3)

Thể tích của khối gỗ là :

480 + 210 = 690 (cm3)

- GV mời HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- GV nhận xét, sau đó cho điểm HS.

Bài 3

- GV cho HS đọc đề bài và quan sát hình minh hoạ SGK, sau đó hướng dẫn.

+ Khi thả hòn đá vào trong bể nước thì chuyện gì xảy ra ?

+ Vì sao nước lại dâng lên ?

+ Biết phần dâng lên của nước trong bể là thể tích của hòn đá, em hãy tìm cách tính thể tích của hòn đá.

- GV yêu cầu HS chọn 1 trong 2 cách trên và làm bài.

- GV nhận xét bài làm của HS.

3. Củng cố - dặn dò  ( 2' )
- GV nhận xét giờ học.

- Hướng dẫn HS bài tập về nhà.
	- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp theo dõi để nhận xét.

- HS nghe và xác định nhiệm vụ của tiết học.

- HS nghe và nhớ yêu cầu của bài toán.

+ Lớp đầu tiên xếp được 20 x 16 = 320 (hình lập phương 1cm3)

+ Xếp được tất cả 10 lớp như thế. (Vì 10 : 1 = 10)

+ 10 lớp có 320 x 10 = 3200 hình lập phương 1cm3)

- HS nghe và làm lại lời giải và phép tính như sau :

Thể tính thể tích của hình hộp chữ nhật đó là :

20 x 16 x 10 = 3200 (cm3)

- Mỗi câu hỏi 1 HS trả lời :

+ 20cm là chiều dài của hình hộp chữ nhật.

+16cm là chiều rộng của hình hộp chữ nhật.

+ 10 cm là chiều cao của hình hộp chữ nhật.

- HS : Trong bài toán trên, để tính thể tích của hình hộp chữ nhật ta đã lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân tiếp với chiều cao cùng một đơn vị đo.

- HS đọc, sau đó thuộc quy tắc và công thức ngay tại lớp.

- HS đọc đề bài

- HS: Bài tập yêu cầu chúng ta tính thể tích của hình hộp chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b, chiều cao c và cho các giá trị tương ứng của a, b, c. Chúng ta thay các giá trị này vào và tính.

- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

a) V= 5
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- HS đọc đề bài theo yêu cầu.

- HS thảo luận theo cặp.

Cách 2

Chia khối gỗ thành hai hình hộp chữ nhật như sau:

[image: image8.emf](2)
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Thể tích của hình hộp chữ nhật 2 là :

15 x 6 x 5 = 450 (cm3)

Chiều rộng của hình hộp thứ 1 là :

12 - 6 = 6 (cm)

Thể tích của hình hộp chữ nhật 1 là :

8 x 6 x 5 = 240 (cm3)

Thể tích của khối gỗ là :

450 + 240 = 690 (cm3)

- Nhận xét bài làm của bạn.

- Đọc đề bài và quan sát hình và trả lời câu hỏi hướng dẫn của GV.

+ Khi thả hòn đá vào trong bể nước thì nước dâng lên.

+ Vì lúc này trong nước có hòn đá.

+ HS thảo luận và nêu cách của mình.

Cách 1: Tính chiều cao của nước dâng lên rồi tính thể tích hòn đá.

Cách 2: Tính thể tích nước trước khi có đá, thể tích nước sau khi có đá rồi trừ hai thể tích cho nhau để được thể tích của hòn đá.

- HS làm bài, 1 HS lên bảng làm.

Bài giải

Thể tích của hòn đá bằng thể tích của hình hộp chữ nhật ( Phần nước dâng lên) có đáy là đáy của bể cá và có chiều cao là:

7 - 5 = 2 ( cm)

Thể tích hòn đá là:
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-------------------------------------------------------
Tập làm văn

lập chương trình hoạt động

I. Mục tiêu

Giúp HS

- Lập được một chương trình hoạt động cho một trong các hoạt động tập thể góp phần giữ gìn trật tự, an ninh.

II. CÁC KNS cơ bản được GD

 - Hợp tác ( ý thức tập thể, làm việc nhóm, hoàm thành chương trình hoạt động)

 - Thể hiện sự tự tin, đảm nhận trách nhiệm

III. Các phương pháp/ kĩ thuật DH
   - Trao đổi cùng bạn để góp ý cho chương trình hoạt động ( mỗi HStự viết)

  - Đối thoại ( với các thuyết trình viên )
IV. Đồ dùng dạy - học

* Bảng phụ viết sẵn cấu trúc của một chương trình hoạt động:

1. Mục đích  ,2. Phân công chuẩn bị, 3. Chương trình cụ thể

* Giấy khổ to, bút dạ.

V. Các hoạt động dạy - học chủ yếu

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ  (3' )
- Hỏi:  Em hãy nêu cấu trúc của một chương trình hoạt động.
- Nhận xét câu trả lời của HS

2. Dạy - học bài mới

2.1. Giới thiệu bài   ( 1' )
2.2. Hướng dẫn HS làm bài tập  (32')
a) Tìm hiểu đề bài

- Gọi HS đọc đề bài.

- Gọi HS đọc phần Gợi ý trong SGK.

+ Em lựa chọn hoạt động nào để lập CTHĐ?

+ Mục tiêu của CTHĐ đó là gì?

+ Việc làm đó có ý nghĩa như thế nào đối với lứa tuổi các em?

+ Địa điểm tổ chức hoạt động ở đâu?

+ Hoạt động đó cần các dụng cụ và phương tiện gì?
	- Trả lời: Cấu trúc của chương trình hoạt động:

I. Mục đích

II. Phân công chuẩn bị

III. Chương trình cụ thể
- 1 HS đọc thành tiếng trước lớp.

- 1 HS đọc thành tiếng trước lớp.

- Trả lời nối tiếp:

+ Tuyên truyền, vận động mọi người cùng nghiêm chỉnh chấp hành trật tự, an toàn giao thông / tuyên truyền, vận động mọi người cùng chấp hành phòng cháy, chữa cháy…

+ Gắn bó thêm tình bạn bè, rèn ý thức cộng đồng.

+ Địa điểm ở các trục đường chính của địa phương gần khu vực trường em.

+ Loa cầm tay, cờ tổ quốc, khẩu hiệu...

	- Giảng: Đây là những hoạt động do Ban chỉ huy liên đội của trường tổ chức. Em tưởng tượng mình chính là liên đội trưởng hoặc Liện đội phó của liên đội để lập CTHĐ. Khi lập chương trình hoạt động  em nên chọn hoạt động mình tham gia, nếu chưa tham gia vào hoạt động nào, em dựa vào kinh nghiệm tham gia các hoạt động khác để lập CTHĐ.

	b) Lập CTHĐ

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- GV cùng HS cả lớp nhận xét, bổ sung cho CTHĐ của HS làm vào bảng nhóm.

- Gọi HS dưới lớp đọc CTHĐ của mình.

- Nhận xét, cho điểm HS làm bài tốt.
	- 1 HS làm vào bảng nhóm. HS cả lớp làm vào vở bài tập.

- Nhận xét, bổ sung bài của bạn.

- 2 HS đọc bài làm của mình.

	3. Củng cố- Dặn dò  ( 2' )

- Nhận xét tiết học.  Về hoàn chỉnh bài 


-------------------------------------------------------------
                                   Buổi chiều:  
                     Tiếng việt: Thực hành

LUYỆN TẬP VỀ NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP

 BẰNG QUAN HỆ TỪ.

I. Mục tiêu.

- Củng cố cho HS những kiến thức về nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ.
- Rèn cho học sinh kĩ năng làm bài tập thành thạo.

- Giáo dục học sinh ý thức ham học bộ môn.

II.Chuẩn bị : 

      Nội dung ôn tập.

III.Hoạt động dạy học :

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Ôn định:

2. Kiểm tra: Nêu dàn bài chung về văn tả người?

3.Bài mới: Giới thiệu  - Ghi đầu bài.

- GV cho HS đọc kĩ đề bài.

- Cho HS làm bài tập.

- Gọi HS lần lượt lên chữa bài 

- GV giúp đỡ HS chậm.

- GV chấm một số bài và nhận xét.

Bài tập 1 : Học sinh làm bài vào vở.

a/ Đặt một câu. trong đó có cặp quan hệ từ không những…..mà còn….
b/ Đặt một câu. trong đó có cặp quan hệ từ chẳng những…..mà còn….
Bài tập 2: Phân tích cấu tạo của câu ghép chỉ quan hệ tăng tiến trong các ví dụ sau :

a/ Bạn Lan không chỉ học giỏi tiếng Việt mà bạn còn học giỏi cả toán nữa.

b/ Chẳng những cây tre được dùng làm đồ dùng mà cây tre còn tượng trưng cho những phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam.

Bài tập 3: Viết một đoạn văn, trong đó có một câu em đã đặt ở bài tập 1.

Ví dụ: Trong lớp em, ban Lan là một học sinh ngoan, gương mẫu. Bạn rất lễ phép với thấy cô và người lớn tuổi. Bạn học rất giỏi. Không những bạn Lan học giỏi toán mà bạn Lan còn học giỏi tiếng Việt. 
4. Củng cố dặn dò.
- GV nhận xét giờ học và dặn HS chuẩn bị bài sau.


	- HS trình bày.

- HS đọc kĩ đề bài.

- HS làm bài tập.

- HS lần lượt lên chữa bài 

Ví dụ:

a) Không những bạn Hoa giỏi toán mà bạn Hoa còn giỏi cả tiếng Việt.

b) Chẳng những Dũng thích đá bóng mà Dũng còn rất thích bơi lội.

Bài làm:

a) Chủ ngữ ở vế 1 : Bạn Lan ; 

    Vị ngữ ở vế 1 : học giỏi tiếng Việt.

    - Chủ ngữ ở vế 2 : bạn ; 

       Vị ngữ ở vế 2 : giỏi cả toán nữa.

b) Chủ ngữ ở vế 1 : Cây tre ;

     Vị ngữ ở vế 1 : được dùng làm đồ dùng.

    - Chủ ngữ ở vế 2 : cây tre; 

      Vị ngữ ở vế 2 : tượng trưng cho những phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam.

- HS viết và sau đó trình bày.

- HS lắng nghe và thực hiện.




Toán:( Thực hành)

LUYỆN TẬP BẢNG ĐƠN VỊ

I.Mục tiêu.

- Tiếp tục củng cố cho HS về cách tính DT xq và DT tp của hình hộp chữ nhật và hình lập phương.

- Rèn kĩ năng trình bày bài.

- Giúp HS có ý thức học tốt.

II. Đồ dùng: 

- Hệ thống bài tập.

III.Các hoạt động dạy học.

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Ôn định:

2. Kiểm tra: 

3.Bài mới: Giới thiệu  - Ghi đầu bài.

Hoạt động 1 : Ôn cách tính DTxq, DTtp hình hộp chữ nhật và hình lập phương

- Cho HS nêu cách tính

+ DTxq hình hộp CN, hình lập phương.

+ DTtp hình hộp CN, hình lập phương.

- Cho HS lên bảng viết công thức.

 Hoạt động 2 : Thực hành.
- GV cho HS đọc kĩ đề bài.

- Cho HS làm bài tập.

- Gọi HS lần lượt lên chữa bài 

- GV giúp đỡ HS chậm.

- GV chấm một số bài và nhận xét.

Bài tập 1: Chồng gạch này có bao nhiêu viên gạch?

A. 6 viên                    B. 8 viên

C. 10 viên                   D. 12 viên






Bài tập2: Hình chữ nhật ABCD có diện tích 2400cm2. Tính diện tích tam giác MCD?

             A                                          B


    15cm

           M

    25cm

            D                                            C    

Bài tập3: (HSKG)

 Người ta đóng một thùng gỗ hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,6m, chiều rộng 1,2m, chiều cao 0,9m.

a) Tính diện tích gỗ để đóng chiếc thùng đó?

b) Tính tiền mua gỗ, biết cứ 2 m2 có giá 1005000 đồng. 

4. Củng cố dặn dò.

- GV nhận xét giờ học và dặn HS chuẩn bị bài sau.


	- HS trình bày.

- HS nêu cách tính DTxq, DTtp hình hộp chữ nhật và hình lập phương.

- HS lên bảng viết công thức tính DTxq, DTtp hình hộp chữ nhật và hình lập phương.

* Sxq = chu vi đáy x chiều cao

* Stp = Sxq + S2 đáy

Hình lập phương : Sxq = S1mặt x 4

                               Stp = S1mặt x 6.

- HS đọc kĩ đề bài.

- HS làm bài tập.

- HS lần lượt lên chữa bài 

Đáp án:   Khoanh vào C.            

Lời giải:

     Chiều rộng hình chữ nhật ABCD là:

          25 + 15 = 40 (cm)

     Chiều dài hình chữ nhật ABCD là:

          2400 : 40 = 60 (cm)

     Diện tích tam giác MCD là:

           25 x 60 : 2 = 7500 (cm2)

                                     Đáp số: 7500cm2
Lời giải:

Diện tích xung quanh của cái thùng là:

     (1,6 + 1,2) x 2 x 0,9 = 5,04 (m2)

Diện tích  hai mặt đáy là:

      1,6 x 1,2 x 2 = 3,84 (m2)
 Diện tích toàn phần của cái thùng là: 

       5,04 + 3,84 = 8,88 (m2)

Số tiền mua gỗ hết là:

       1005000 : 2 x 8,88 = 4462200 (đồng)


               Đáp số: 4462200 đồng

- HS chuẩn bị bài sau.





Toán:( Thực hành)

LUYỆN TẬP 

I.Mục tiêu.

- HS nắm vững các đơn vị đo thể tích ; mối quan hệ giữa chúng.

- Tính thạo thể tích hình hộp chữ nhật

- Rèn kĩ năng trình bày bài.

- Giúp HS có ý thức học tốt.

II. Đồ dùng: 

- Hệ thống bài tập.

III.Các hoạt động dạy học.

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Ôn định:

2. Kiểm tra: 

3.Bài mới: Giới thiệu  - Ghi đầu bài.

Hoạt động 1 :

*Ôn bảng đơn vị đo thể tích

- Cho HS nêu tên các đơn vị đo thể tích đã học.

- HS nêu mối quan hệ giữa 2 đơn vị đo thể tích kề nhau.
*Ôn cách tính thể tích hình hộp chữ nhật

- Cho HS nêu cách tính thể tích hình hộp chữ nhật

- HS lên bảng ghi công thức tính.

Hoạt động 2 : Thực hành.
- GV cho HS đọc kĩ đề bài.

- Cho HS làm bài tập.

- Gọi HS lần lượt lên chữa bài 

- GV giúp đỡ HS chậm.

- GV chấm một số bài và nhận xét.

Bài tập1: 1. Điền dấu > , < hoặc = vào chỗ chấm.

a) 3 m3 142 dm3 ....  3,142 m3

b) 8 m3 2789cm3  .... 802789cm3

Bài tập 2: Điền số thích hợp vào chỗ …….

a) 21 m3 5dm3 =  ...... m3

b) 2,87 m3   = …… m3    ..... dm3

c) 17,3m3   =  …… dm3 ….. cm3

d) 82345 cm3 = ……dm3 ……cm3
Bài tập3: 
 Tính thể tích 1 hình hộp chữ nhật có chiều dài là 13dm, chiều rộng là 8,5dm ; chiều cao 1,8m.

Bài tập4: (HSKG)

Một bể nước có chiều dài 2m, chiều rộng 1,6m; chiều cao 1,2m. Hỏi bể có thể chứa được bao nhiêu lít nước ? (1dm3  =  1 lít)

4. Củng cố dặn dò.

- GV nhận xét giờ học và dặn HS chuẩn bị bài sau.


	- HS trình bày.

- Km3, hm3, dam3, m3, dm3, cm3, mm3.

- Mối quan hệ giữa 2 đơn vị đo thể tích kề nhau hơn kém nhau 1000 lần.

- HS nêu.

                 V = a x b x c

- HS đọc kĩ đề bài.

- HS làm bài tập.

- HS lần lượt lên chữa bài 

Lời giải : 

a) 3 m3 142 dm3   =  3,142 m3

b) 8 m3 2789cm3   >  802789cm3
Lời giải:

 a) 21 m3 5dm3 =  21,005 m3
 b) 2,87 m3   = 2 m3    870dm3

 c) 17,3dm3   =  17dm3 300 cm3

 d) 82345 cm3 = 82dm3 345cm3
Lời giải:  

Đổi: 1,8m = 18dm.

Thể tích 1 hình hộp chữ nhật đó là:

   13 x 8,5 x 1,8 = 1989 (dm3)

                   Đáp số: 1989 dm3.

Lời giải:                 

Thể tích của bể nước đó là:

   2 x 1,6 x 1,2 = 3,84 (m3)

                        =  3840dm3.

Bể đó có thể chứa được số lít nước là:

3840 x 1 = 3840 (lít nước).

                        Đáp số: 3840 lít nước.

- HS chuẩn bị bài sau.
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       Tiết 115            Thể tích hình lập phương
I. Mục tiêu


Giúp HS:

- Tự tìm được cách tính và công thức tính thể tích của hình lập phương.

- Biết vận dụng công thức tính thể tích hình lập phương để giải các bài toán có liên quan.

II.ĐỒ dùng dạy học

- Mô hình thể hiện thể tích của hình lập phương có cạnh 3 cm như SGK.

- Bảng số trong bài tập 1, viết sẵn vào bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy và học

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ ( 5' )
- Mời 2 HS lên bảng làm bài tập 2 và 3 của giờ trước.

- GV gọi  HS dưới lớp nêu công thức và quy tắc tính thể tích của hình hộp chữ nhật.

- GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS.

2. Dạy - học bài mới

2.1. Giới thiệu bài  ( 1' )
2.2. Hình thành công thức tính thể tích của hình lập ph​ương. ( 13' )
- GV nêu bài toán : Hãy tính thể tích của hình lập ph​ương.

- GV yêu cầu 2 HS ngồi cạnh nhau thảo luận và làm bài.

- GV mời HS phát biểu ý kiến

- GV nhận xét cách làm của HS, sau đó hướng dẫn HS phân tích bài toán cụ thể trên để đi đến công thức tính thể tích của hình lập phương:

+ 3cm là gì của hình lập phương ?

+ Trong bài toán trên, để tính thể tích của hình lập ph​ương chúng ta đã làm như thế nào ?

- GV nêu : Đó chính là quy tắc tính thể tích của hình lập ph​ương.

- GV hỏi : Dựa vào quy tắc, em hãy nêu công thức tính thể tích của hình lập phương có cạnh là a.

- GV yêu cầu HS mở SGK trang 122, đọc quy tắc và công thức tính thể tích của hình lập phương.

2.3 Luyện tập - thực hành ( 18' )
Bài 1

- GV yêu cầu HS đọc đề bài toán, sau đó mời 3 HS nhắc lại cách tính diện tích của 1 mặt, diện tích toàn phần và thể tích hình lập phương.

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV gọi HS nhận xét bài tập của bạn trên bảng, sau đó chữa bài và cho điểm HS.

Bài 2

- GV mời 1 HS đọc đề bài của bài toán.

- GV yêu cầu HS tóm tắt bài toán.

- GV hỏi : Muốn tính được cân nặng của khối kim loại đó chúng ta phải làm như thế nào ?

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV chữa bài và cho điểm HS.

Bài 3

- GV mời 1 HS đọc đề bài toán.

- GV hỏi :

+ Bài toán cho em biết những gì ?

+ Bài toán yêu cầu em tìm gì ?

+ Muốn tính trung bình cộng của các số ta làm như thế nào ?

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV mời HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

3. Củng cố - dặn dò  ( 2' )
- GV nhận xét giờ học.

- Hướng dẫn HS làm bài tập ở nhà.
	- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp theo dõi để nhận xét.

- 1 HS nêu.

- Nghe và xác định nhiệm vụ của tiết học.

 HS nghe và nhắc lại yêu cầu của bài toán.

- 2 HS ngồi cạnh nhau cùng tìm cách tính thể tích.

- 1 HS nêu trước lớp, cả lớp theo dõi nhận xét và bổ sung ý kiến, sau đó đi đến thống nhất : 

Coi hình lập phương đó là hình hộp chữ nhật thì ta có thể tích của hình lập phương là : 

3 x 3 x 3 = 27 (cm3)

+ Là độ dài cạnh của hình lập phương.

+ Chúng ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh.

- HS nêu : thể tích của hình lập phương có cạnh là a là :

V = a x a x a

- HS đọc và học thuộc quy tắc ngay tại lớp.

- HS đọc thầm đề bài trong SGK.

- 3 HS lần lượt nêu trước lớp và nhận xét.

- HS làm bài trên bảng, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- 1 HS nhận xét bài làm của bạn, nếu bạn làm sai thì sửa lại cho đúng.

- 2 HS đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau.

- 1 HS đọc đề bài trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK.

- 1 HS nêu tóm tắt.

- HS nêu :

Tính thể tích của khối kim loại.

- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

Bài giải

0,75m = 7,5dm

Thể tích của khối kim loại đó là :

7,5 x 7,5 x 7,5 = 421,875 (dm3)

Khối kim loại đó cân nặng là :

421,875 x 15 = 6328,152 (kg)

Đáp số : 6328,152 kg
- 1 HS đọc đề toán trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK.

+ Bài toán cho biết :

Hình hộp chữ nhật có : 

CD : 8cm

CR : 7cm

CC : 9cm

Cạnh của hình lập phương bằng trung bình cộng 3 kích thước của hình hộp chữ nhật.

+ Bài toán yêu cầu tính thể tích của hình hộp chữ nhật và thể tích của hình lập phương.

+ Muốn tính trung bình cộng của các số ta lấy tổng chia cho các số hạng của tổng.

- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

Bài giải

a, Thể tích của hình hộp chữ nhật là :

8 x 7 x 9 = 504 (cm3)

b, Số đo của cạnh hình lập phương là :

(8+ 7 + 9) : 3 = 8 (cm)

Thể tích của hình lập phương là :

8 x 8 x 8 = 512 (cm3)

Đáp số : 512cm3
- 1 HS nhận xét, nếu bạn làm sai thì sửa lại cho đúng.

- HS lắng nghe.

- HS chuẩn bị bài sau.


------------------------------------------------------
Luyện từ và câu

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
I. Mục tiêu


Giúp HS:

- Hiểu thế nào là câu ghép thể hiện quan hệ tăng tiến.

- Làm đúng các bài tập, phân tích đúng cấu tạo của câu ghép chỉ quan hệ tăng tiến, tạo các câu ghép thể hiện qua hệ tăng tiến bằng cách thêm quan hệ từ thích hợp.

II. Đồ dùng dạy học

- Các băng giấy viết từng câu ghép ở bài tập 1 phần Luyện tập

- Bài tập 2 viết vào bảg phụ.

III. Các hoạt động dạy và học

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ  ( 5' )
- Yêu cầu 2 Hs lên bảng đặt câu có từ thuộc chủ điểm Trật tự - An ninh.

- Gọi HS dưới lớp làm miệng bài tập 1,2,3 trang 48-49 SGK.

- Gọi HS nhận xét bìa làm và đặt câu.

- Nhận xét, cho điểm từng HS.

2. Dạy bài mới

2.1. Giới thiệu bài ( 1' )
- Hỏi: 

+ Em đã học những cách nối các vế câu trong câu ghép chỉ quan hệ gì?

- GV nêu: Vậy làm cách nào để có thể nối 2 vế câu chỉ quan hệ tốt hơn trước thành một câu ghép?....
2.4. Luyện tập  ( 30' )

Bài 1

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập và mẩu chuyện vui Người lái xe đãng trí.

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- Gợi ý HS cách làm bài:

+ Đánh dấu gạch chéo (/) để phân cách các vế câu trong mỗi câu ghép.

+ Gạch 1 gạch ngang dưới từ hoặc cặp quan hệ từ  nối các vế câu.

+ Nêu rõ ý nghĩa của từng vế câu.

- Gọi HS nhận xét bài bạn làm trên bảng.

- Nhận xét, kết luận lời giải đúng.
	- 2 HS lên bảng làm bài.

- 3 HS đọc bài của mình.

- Nhận xét.

- Trả lời:

+ Câu ghép thể hiện quan hệ nguyên nhân - kết quả; điều kiện - kết quả; tương phản.

1 HS đọc thành tiếng trước lớp.

- Làm bài cá nhân. 1 HS làm bảng lớp.

- Nhận xét bài làm của bạn.

- Chữa bài.

	+ Bọn bất lương ấy ( không chỉ) ăn cắp tay lái / ( mà) chúng còn lấy luôn bàn đạp phanh.

	+ Truyện đáng cười ở chổ nào?

- Nhận xét câu trả lời của HS.

Bài 2

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập.

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- Gọi HS nhận xét bài bạn làm trên bảng.

- Gọi HS dưới lớp đọc câu mình đặt.

- Nhận xét, kết luận các câu đúng.
	+ Anh chàng lái xe đãng trí đến mức ngồi nhầm vào hàng ghế sau lại tưởng ngồi sau tay lái. Sau khi hốt hoảng báo công an xe bị bọn trộm đột nhập mới nhận ra rằng mình nhầm.

- 1 HS đọc thành tiếng.

- 1 HS lên bảng làm bài. HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- Nhận xét bài củ bạn.

- Nối tiếp nhau đọc bài


3. Củng cố - Dặn dò. (3' )
- GV hỏi:  Để thể hiện quan hệ tăng tiến giữa các vế câu ghép ta làm thế nào?

- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà học thuộc phần Ghi nhớ, 
----------------------------------------------------------
Tập làm văn

trả bài văn kể chuyện
I. Mục tiêu


Giúp HS:

- Hiểu được nhận xét chung của giáo viên và kết quả bài viết của các bạn để liênn hệ với bài làm của mình.

- Biết sửa lỗi cho bạn và lỗi của mình trong đoạn văn.

- Có tinh thần học hỏi những câu văn, đoạn văn hay của bạn.

II. Đồ dùng dạy học

-Bảng phụ ghi sẵn một số lỗi về:chính tả, cách dùng từ, cách diễn đạt, ngữ pháp... cần chữa chung cho cả lớp.
III. Các hoạt động dạy và học
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ  (3' )
- Chấm điểm CTHĐ của 3 HS.

- Nhận xét ý thức học bài của HS

2. dạy - học bài mới

2.1. Nhận xét chung bài làm của HS. (20')
- Gọi HS đọc lại đề bài.

- Nhận xét chung
* Ưu điểm
	- 3 HS mang vở lên cho GV chấm.

- 1 HS đọc thành tiếng

- Lắng nghe.

	+ HS hiểu đề bài, viết đúng yêu cầu của đề bài.

+ Bố cục của bài văn.

+ Trình tự miêu tả.

+ Diễn đạt câu, ý.

+ Dùng từ để làm nổi bật lên đặc điểm ngoại hình, tính cách của người được tả với công việc họ đang làm.

+ Thể hiện sự sáng tạo trong cách quan sát, dùng từ miêu tả đặc điểm ngoại hình, tính cách, hoạt động của người được tả, có bộ lộ tình cảm, thái độ trân trọng công việc của mình trong từng câu văn .

+ Hình thức trình bày bài làm văn.

- GV đọc một số bài làm tố: Bích Ngọc, Vân, Thảo..

* Nhược điểm:

+ GV nêu các lỗi điển hình về ý, về dùng từ, đặt câu, cách trình bày bài văn, lỗi chính tả.

+ Viết trên bảng phụ các lỗi phổ biến. Yêu cầu HS thảo luận, phát hiện các sửa lỗi.

	- Trả bài cho HS

2.2. Hướng dẫn chữa bài (13')
- Gọi HS đọc yêu cầu bài 2

+ Yêu cầu chọn đoạn nào để viết lại đoạn văn mình chọn. GV đi hướng dẫn, giúp đỡ HS gặp khó khăn.

- Gọi HS đọc đoạn văn mình viết lại.

- Nhận xét, khen ngợi HS viết tốt.

- GV đọc đoạn văn hay sưu tầm được.

3. Củng cố - Dặn dò. (2' )
- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà đọc lại bài văn, ghi nhớ các lỗi GV đã nhận xét và chuẩn bị bài sau
	- Xem lại bài của mình.

- 1 HS đọc thành tiếng.

+ Nối tiếp nhau trả lời.

- Sửa lỗi.

- 3 đến 5 HS đọc đoạn văn của mình.

- Lắng nghe.


----------------------------------------------------
Sinh hoạt tuần 23
I. Mục tiêu

- Nhận xét đánh giá chung tình hình tuần 23.

- Đề ra phương hướng kế hoạch tuần 24

II. Lên lớp



1. Các tổ trưởng báo cáo.



2. Lớp trưởng sinh hoạt.



3. GV chủ nhiệm nhận xét

+Ưu điểm:-
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.+Tồn tại:-
         -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Kế hoạch tuần 25
         -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                             ---------------------------------------------------------------
Buổi chiều                     Tiếng việt: Thực hành

LUYỆN TẬP VỀ VỐN TỪ: TRẬT TỰ - AN NINH

I. Mục tiêu.

- Củng cố cho HS những kiến thức về chủ đề Trật tự – An ninh.
- Rèn cho học sinh có kĩ năng làm bài tập thành thạo.

- Giáo dục học sinh ý thức ham học bộ môn.

II.Chuẩn bị : 

      Nội dung ôn tập.

III.Hoạt động dạy học :

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Ôn định:

2. Kiểm tra: Nêu dàn bài chung về văn tả người?

3.Bài mới: Giới thiệu  - Ghi đầu bài.

- GV cho HS đọc kĩ đề bài.

- Cho HS làm bài tập.

- Gọi HS lần lượt lên chữa bài 

- GV giúp đỡ HS chậm.

- GV chấm một số bài và nhận xét.
	- HS trình bày.

- HS đọc kĩ đề bài.

- HS làm bài tập.

- HS lần lượt lên chữa bài 



Bài tập 1: Nối từ trật tự ở cột A với nghĩa tương ứng ở cột B

	A
	
	B

	
	
	Trạng thái bình yên không có chiến tranh

	Trật tự
	
	Trạng thái yên ổn, bình lặng, không ồn ào

	
	
	Trạng thái ổn định, có tổ chức, có kỉ luật.


	Bài tập 2:  Tìm những từ ngữ nói về trật tự, an ninh.

Bài tập 3:  

H: Đặt câu với từ :

a) Trật tự.

b) An toàn.

c) Tổ chức.

4. Củng cố dặn dò.
- GV nhận xét giờ học và dặn HS chuẩn bị bài sau.


	Ví dụ: Cảnh sát giao thông, trật tự, an ninh, an toàn giao thông, phóng nhanh vượt ẩu, tai nạn giao thông, va chạm giao thông, lấn chiếm lề đường, vi phạm quy định về tốc độ,…

a) Chúng em cần giữ trật tự ở nơi công cộng.

b) Học sinh trường em thực hiện tốt luật an toàn giao thông.

c) Trường tiểu học Thanh Minh tổ chức thi 

an toàn giao thông.

- HS lắng nghe và thực hiện.




         -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuần 24          
   Soạn: 14/2         
Giảng :Thứ hai ngày 17 tháng 2 năm 2014
                                                       Tập đọc
   Luật tục xưa của người ª - đê
I. Mục tiêu


1. Đọc thành tiếng.

- Đọc đúng các tiếng, từ khó: một song, chuyện lớn, lấy, được, lấy cắp,...

- Đọc trồi chảy được toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ, nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả.

- Đọc diễn cảm toàn bài với giọng rõ ràng, rành mạch, trang trọng.


2. Đọc hiểu

- Hiểu các từ ngữ khó trong bài: luật tục, £-®ª, song, co, tang chứng, nhân chứng, trả lại đủ giá....

- Hiểu nội dung bài: Người £ - đê từ xưa đã có luật tục quy định xử phạt rất ghiêm minh, công bằng để bảo vệ cuộc sống yên lành của buôn làng. Từ luật tục của người £ - đê, HS hiểu: xã hội nào cũng phải có luật pháp và mọi người phải sống, làm việc theo pháp luật.

II. Đồ dùng dạy học

- Tranh minh hoạ trang 56 SGK.

- Bảng phụ ghi sẵn câu, đoạn văn cần hướng dẫn đọc.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu.
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ  ( 5')
- Gọi 3 HS đọc thuộc lòng bài thơ Chú đi tuần và trả lời câu hỏi về nội dung bài.

- Gọi HS nhận xét bạn đọc bài và trả lời câu hỏi.

- Nhận xét, cho điểm từng HS.

2. Dạy - học bài mới.

2.1. Giới thiệu bài ( 1' )
- Cho HS quan sát tranh minh hoạ và mô tả những gì em nhìn thấy trong tranh.
	- 3 HS nối tiếp nhau đọc thuộc lòng bài thơ và lần lượt trả lời câu hỏi theo SGK.

- Nhận xét.

- HS quan sát và nêu: Tranh vẽ cộng đồng người dân tộc £-®ª đang xử phạt mọt người có tội quỳ bên đống lửa lớn.

	- Chỉ vào tranh minh hoạ và giới thiệu: ..

	2.2. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài.

a) Luyện đọc ( 12')
- Giải thích: dân tộc £-®ª là một dân tộc thiểu số sống ở vùng cao Tây Nguyên.

- Cho 1 HS đọc toàn bài
-Cho HS chia đoạn

- GV hướng dẫn đọc toàn bài

- Yêu cầu 3 HS nối tiếp hau đọc toàn bài.

- HS đọc kết hợp giải nghĩa từ khó..
- Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp.

- Gọi 1 HS đọc toàn bài.

- GV đọc mẫu bài.

b) Tìm hiểu bài (10' )
- Tổ chức cho HS hoạt động trong nhóm.

- GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả, thảo luận.

+ Người xưa đặt ra luật tục để làm gì?

+ Kể những việc mà người £-®ª xem là có tội.

- Giảng:  Luật tục là những quy định, phép tắc phải tuân theo trong buôn làng, bộ tộc. ;
+ Tìm những chi tiết trong bài cho thấy đồng bào £-®ª quy định xử phạt rất công bằng?
+ Hãy kể tên một số luật của nước ta hiện nay mà em biết?
- Nhận xét câu trả lời của HS.

- GV giới thiệu một số luật cho HS biết.

+ Qua bài tập đọc " Luật tục xưa của người £-®ª " em hiểu điều gì?

- Ghi nội dung chính của bài lên bảng"  NGười £-®ª từ xưa đã có luật tục quy định xử phạt rất nghiêm minh, công bằng để bảo vệ cuộc sống yên lành của buôn làng.
- KL Như vậy, ở xã hội nào cũng có luật pháp và mọi người luôn phải sống và làm việc theo pháp luật.

c) Đọc diễn cảm.  (10' )
- Gọi 3 HS nối tiếp nhau đọc toàn bài. Yêu cầu HS cả lớp theo dõi để tìm ra cách đọc hay.

- Tổ chức cho HS đọc diễn cảm đoạn 3.

+ Treo bảng phụ viết sẵn đoạn văn.

+ Đọc mẫu.

+ Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp.

- Tỏ chức cho HS thi đọc diễn cảm.

- Nhận xét, cho điểm HS.
	- Lắng nghe.

- 1 HS đọc
- HS chia đoạn

- HS đọc bài nối tiếp theo đoạn.

- HS đọc bài theo cặp.

 - Thi đọc theo cặp

- 1 HS đọc bài trước lớp.

- HS thảo luận theo bàn.

- Mỗi câu hỏi 1 HS trả lời.

+ Người xưa đặt ra luật tục để phạt những người có tội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho buôn làng.

+ Tội không hỏi mẹ cha, tội ăn cắp, tội giúp kẻ có tội, tội dẫn đường cho địch đến làng mình.

- Lắng nghe.

+ Đồng bào £-®ª quy định các mức xử phạt rất công bằng: chuyện nhỏ thì xử nhẹ ( phạt tiền một song), chuyện lớn thì xử phạt nặng ( phạt tiền một co), người phạm tội là bà con anh em cũng xử như vậy.

+ Tang chứng phải chắc chắn  mới được kết tội, phải có vài ba người làm chứng, tai nghe, mắt thấy thì tang chứng mới có giá trị.

+ HS viết tên các luật mà em biết vào bảng nhóm, treo lên bảng.

Ví dụ: Luật giáo dục, Luật đất đai, Luật hôn nhân gia đình.....

- Lắng nghe.

+ Xã hội nào cũng có luật pháp và mọi người phải sống, làm việc theo pháp luật.

- 2 HS nhắc lại nội dung chính của bài cho cả lớp nghe.

- Lắng nghe.

- 3 HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn của bài. Cả lớp theo dõi, sau đó 1 HS nêu cách đọc, các HS khác bổ sung ý kiến.

+ Theo dõi GV đọc mẫu.

+ HS đọc theo cặp.

- 3 đến 5 HS thi đọc, HS cả lớp theo dõi và bình chọn bạn đọc hay nhất.

	3. Củng cố, dặn dò. (2')
- Hỏi:  Qua bài tập đọc, em hiểu được điều gì?

- Nhận xét tiết học. Về chuẩn bị bài sau.
                        ----------------------------------------------------------------------------


                                                                  Toán

          Tiết 116                  Luyện tập chung
I. Mục tiêu


Giúp HS:

- Hệ thống hoá và củng cố các kiến thức về diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương.

- Vận dụng các công thức tính diện tích, thể tích để giải các bài tập có liên quan.

II. Đồ dùng dạy học

Bảng số trong bài tập 2 viết sẵn vào bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ (5')
- GV mời 1 HS lên bảng làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm của tiết học trước.

- GV mời 1 HS đứng tại chõ nêu quy tắc tính thể tích hình lập phương và hình hộp chữ hật.

- GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS.

2. Dạy - học bài mới.

2.1. Giới thiệu bài  ( 1')
2.2. Hướng dẫn làm bài tập. (30')
	- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp theo dõi để nhận xét.

- 1 HS nêu, cả lớp nghe và nhận xét



	Bài 1:

- Gv mời 1 HS đọc đề bài.

- GV yêu cầu HS tự làm bài.

- Gv mời HS nhận xét.

? Muốn tính diện tích toàn phần của hình lập phương ta là như thế nào?

? Muốn tính thể tích của hình lập phương ta là như thế nào?

- GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 2:

- GV yêu cầu HS đọc đề bài trong SGK, sau đó hỏi: Bài tập yêu cầu em làm gì?

- GV yêu cầu HS nêu:

+ Cách tính diện tích mặt đáy hình hộp chữ nhật.

+ Quy tắc tính diện tích xunh quanh của hình hộp chữ nhật.

+ Quy tắc tính thể tích của hình hộp chữ nhật.

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV chữa bài của hS trên bảng lớp, sau đó nhận xét và cho điểm HS.

- GV hỏi: Hãy tìm điểm khác nhau giữa quy tắc tính diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật.

Bài 3: 

- GV yêu cầu HS đọc đề bài và quan sát hình minh hoạ của SGK.

- GV yêu cầu: Hãy nêu kích thước của khối gỗ và phần được cắt đi.

- GV: Hãy suy nghĩ và tìm cách tính thể tích của phần gỗ còn lại.

- GV nhận xét các cách HS đưa ra, sau dó yêu cầu cả lớp làm bài.

- GV gọi HS nhận xét bài làm của HS trên bảng.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

3. Củng cố, dặn dò. (2')
- GV nhận xét tiết học.

- GV dặn HS về nhà làm các bài tập 
	- 1 HS đọc đề bài.

- HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

Bài giải

Diện tích một mặt của hình lập phương đó là:


[image: image10.wmf]2,52,56,25
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Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là:
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Thể tích của hình lập phương đó là:


[image: image12.wmf]2,52,52,515,625
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- HS nhận xét.

- Học sinh trả lời.
- 1 HS nêu: Bài tập cho số đo ba kích thước của hình hộp chữ nhật, yêu cầu em tính diện tích mặt đáy, diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp.

- 1 HS lên bảng làm bài.

- HS nêu:

+ Để tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi đáy nhân với chiều cao.

+ Để tính thể tích của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích đáy nhân với chiều cao.

- 1 HS đọc đề bài.

- HS nêu:

+ Khối gỗ hình hộp chữ nhật có chiều dài là 9 cm, chiều rộng 6 cm, chiều cao 5 cm.

+ Phần cắt đi là hình lập phương có cạnh dài 4 cm.

- HS trao đổi theo cặp.  Để tính phần gỗ còn lại ta tính thể tích của khối gỗ ban đầu và thể tích phần gỗ bị cắt đi, sau đó tính hiệu của hai thể tích này.

- 1 HS lên bảng làm bài.

Bài giải:

Thể tích của khối gỗ ban đầu là:


[image: image13.wmf]965270
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Thể tích của phần gỗ bị cắt đi là:


[image: image14.wmf]44464

´´=
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Thể tích của phần gỗ còn lại là:

270 - 64 = 206 ( cm3)

Đáp số: 206 cm3
- 1 HS nhận xét bài của bạn


                                ------------------------------------------------------    

 Soạn: 15/2         
Giảng : Thứ ba ngày 18 tháng 2 năm 2014
Toán

Luyện tập chung
I. Mục tiêu


Giúp HS củng cố về:

- Tìm tỉ số phần trăm của một số, ứng dụng trong tính nhẩm và giải toán.

- Tính thể tích hình lập phương, khối tạo thành từ các hình lập phương.

II. Đồ dùng dạy học


Các hình minh hoạ trong SGK.

III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ  (5')
- GV mời 1 HS lên bảng làm các bài tập hướng dẫn luyện thêm của tiết học trước.

- GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS.

2. Dạy - học bài mới

2.1. Giới thiệu bài  (1' )
2.2. Hướng dẫn luyện tập  (30')
Bài 1.

- GV yêu cầu HS mở SGK, đọc phần tính nhẩm 15% của 129 của bạn Dung.

- GV hỏi giúp HS nhận xét tìm ra cách tính nhẩm của bạn Dung.

+ Để tính được 15% của 120, bạn Dung đã làm như thế nào?

+10%, 5% và 15% của 120 có mối quan hệ với nhau như thế nào?

- GV giảng: Để nhẩm được 15% của 120 bạn Dung đã dựa vào mối quan hệ của 10%, 5% và 15% với nhau.

- GV yêu cầu HS đọc đề bài phần a.

- GV hỏi: Có thể tính tích 17,5% thành tổng của các tỉ số phần trăm nào?

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV mời 1HS đọc bài làm trước lớp để chữa bài.

- GV hỏi: Khi nhẩm được 2,5% của 240, ngoài cách tính tổng 10% + 5% = 2,5%, em có thể làm thế nào mà vẫn tính được 17,5% của 240?

- GV yêu cầu HS đọc đề bài và tự làm phần b.

- GV chữa bài và yêu cầu HS đổi chéo vở để kiểm tra bài nhau.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

? Em làm như thế nào?

Bài 2:

- GV mời HS đọc đề bài.

- GV hỏi giúp HS phân tích đề:

+ Hình lập phương bé có thể tích là bao nhiêu?

+ Tỉ số thể tích của hai hình lập phương là bao nhiêu?

+ Vậy tỉ số thể tích của hình lập phương lớn và hình lập phương bé là bao nhiêu?

+ Bài tập yêu cầu em tính gì?

- Gv nêu: Biết tỉ số thể tích hình lập phương lớn và hình lập phương bé là 
[image: image15.wmf]3
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, em hãy giải quyết yêu cầu của bài.

- GV đi giúp đỡ các HS kém.

- GV mời HS nhận xét bài của bạn trên bảng.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 3:

- GV mời HS đọc đề bài và quan sát hình trong SGK.

- GV hướng dẫn: Vì đây là một hình phức tạp,...
- GV hỏi: Em có thể chia hình này thành những hình nào?

- GV nhận xét tuyên dương HS.

3. Củng cố - Dặn dò  ( 2' )
- GV nhậnn xét tiết học

- Dặn dò HS về nhà ôn tập lại quy tắc về diện tích và thể tích của hình hộp chữ nhật và hình lập phương.
	- 1 HS lên bảng làm bài tập, HS cả lớp theo dõi để nhận xet.

- Nghe xác định nhiệm vụ của tiết học.

- 1 HS đọc cho cả lớp cùng nghe.

- Trả lời câu hỏi của GV.

+ Để tính được 15% cảu 120 bạn Dung đã tính 10%, 5% của 120 rồi mới tính 15% của 120.

+ 10% gấp đôi 5%, 15% gấp ba 5% (hoặc 15% = 10% + 5%)

- Hãy viết số thích hợp vào chỗ chấm để tìm 17% của 240 theo cách tính của bạn Dung.

- HS có thể phân tích như sau:

17,5% = 10% + 5% + 2,5%

- HS làm bài vào vở bài tập.

10% của 240 là 24

5% của 240 là 12

2,5% của 240 là 6

Vậy 17,5% của 240 là 42

-1 HS nhận xét bài làm của bạn.

- Lấy giá trị của 2,5% nhân với 7 ta cũng được giá trị của 17,5% của 240.

- HS làm bài vào vở bài tập.

Nhận xét thấy:

35% = 30 + 5%

10% của 520 là 52 

30% của 520 là 56

5% của 520 là 26

Vậy 35% của 520 là 182
- Học sinh trả lời.
- 1 HS đọc đề bài.

- HS tiếp nối nhau trả lời:

+ Hình lập phương bé có thể tích là 64cm3.

+ Tỉ số thể tích của hai hình lập phương là 3:2
+ Là 
[image: image16.wmf]3
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+ Tính tỉ số phần trăm và thể tích của hình lập phương lớn.
- 1 HS lên bảng làm bài

Bài giải

Tỉ số thể tích hình lập phương lớn và hình lập phương bé là  
[image: image17.wmf]3
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. Như vậy tỉ số phần trăm của thể tích hình lập phương lớn và hình lập phương bé là:

3:2 = 1,5

1,5 = 150%

b) Thể tích của hình lập phương lớn là:


[image: image18.wmf]3
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Đáp số: a) 150%

              b) 96 cm3
- 1 HS nhận xét.

- 1 HS đọc đề bài trước lớp, HS cả lớp theo dõi, quan sát hình.

- HS nêu cách chia.

- 1 HS lên bảng làm bài.

Đáp án: 56 cm2, 24 hình lập phương nhỏ.


---------------------------------------------------------------------
Luyện từ và câu

Mở rộng vốn từ: Trật tự - an ninh
I. Mục tiêu


 Giúp HS:

- Mở rộng và hệ thống hoá vốn từ về: Trật tự - An ninh.

- HIểu đúng nghĩa của từ an ninh  và những từ thuộc chủ điểm trật tự - an ninh.

- Tích cực hoá vốn từ thuộc chủ điểm bằng cách sử dụng chúng.

II. Đồ dùng dạy học

- Từ điển HS.

- Bảng nhóm, bút dạ

III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ  ( 4' )
- Gọi 3 HS lên bảng đặt câu ghép thể hiện quan hệ tăng tiến.

- Gọi HS dưới lớp đọc thuộc Ghi nhớ trang 54.

- Nhận xét bài bạn trên bảng.

- Nhận xét, cho điểm HS.

2. Dạy - học bài mới

2.1. Giới thiệu bài. ( 1')
2.2. Hướng dẫn HS làm bài tập  ( 30')
Bài 1

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập 1.

- Yêu cầu HS tự làm bài: Gợi ý HS dùng bút chì khoanh tròn vào chữ cái đặt trước dòng nêu đúng nghĩa của từ  an ninh.

- Gọi HS phát biểu ý kiến. Yêu cầu HS giải thích tại sao lại chọn đáp án đó.

- Hỏi: Tại sao em không chọn đáp án a hoặc c?

- Nhận xét câu trả lời của HS.

- Giải thích: An ninh  là từ ghép Hán Việt lặp nghĩa gồm hai tiếng: Tiếng an có nghĩa là yên, yên ổn, trái với nguy hiểm; tiếng  ninh có nghĩa là yên ổn chính trị và trật tự xã hội. Còn tình trạng yên ổn hẳn, tránh được tai nạn, tránh được thiệt hại được gọi là an toàn.  Không có chiến tranh và thiên tai còn có thể được gọi là  thanh bình.
	- 3 HS lên bảng đặt câu.

- 3 HS nối tiếp nhau trả lời.

- Nhận xét bài làm của bạn.

- Lắng nghe.

- 1 HS đọc thành tiếng.

- Làm bài tập cá nhân.

- 1 HS phát biểu ý kiến. Đáp án: b. Yên ổn về chính trị và trật tự xã hội.

+ Yên ổn hẳn, tránh được tai nạn, tránh được thiệt hại là nghĩa của từ an toàn.

+ Không có chiến tranh, không có thiên tai là tình trạng bình yên.

- Lắng nghe



	Bài 4:

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập.

- Cho HS đọc mẫu phiếu.

- Phát phiếu cho 2 nhóm

- Tổ chức cho HS làm bài tập như bài tập .- Nhận xét, kết luận các từ ngữ đúng
	- 1 HS đọc thành tiếng trước lớp.

- Viết vào vở bài tập các từ ngữ đúng.

	Từ ngữ chỉ việc làm
	Từ ngữ chỉ cơ quan, tổ chức
	Từ ngữ chỉ người có thể giúp em tự bảo vệ khi không có cha mẹ ở bên.

	nhớ số điện thoại của cha mẹ; nhớ địa chỉ, số nhà người thân, gọi điện 1113 hoặc 114, 115; kêu lớn để người xung quanh biết, chạy đến nhà người quen....
	nhà hàng; cửa hiệu,; đồn công an; 113; 114;115
	người thân; ông bà; chú bác.....

	3. Củng cố - dặn dò. ( 3')
- Nhận xét tiết học

- Dặn HS ghi nhớ các từ ngữ  thuộc chủ điểm, về nhà làm lại bài tập 4 để ghi nhớ những việc cần làm để giúp em tự bảo vệ an toàn cho mình và chuẩn bị bài sau.
                            -----------------------------------------------------------------


Kể chuyện

luyện tập Kể chuyện đã nghe, đã đọc
I. Mục tiêu



Giúp HS:

- Kể lại tự nhiên, bằng lời của mình một câu chuyện đã nghe, đã đọc về những người đã góp sức bảo vệ trật tự , an ninh

- Hiểu ý nghĩa truyện các bạn kể.

- Nghe và biết nhận xét, đánh giá, đặt câu hỏi . về câu chuyện mà các bạn kể.

- Rèn luyện thói quen ham đọc sách.

II. Đồ dùng dạy học

- Bảng phụ viết sẵn gợi ý 2 trang 50

III. Các hoạt động dạy và học.
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ ( 4' )
- Gọi 2 HS lên bảng nối tiếp nhau kể lại chuyện Chiếc đồng hồ.

- Hỏi: Câu chuyệnn khuyên chúng ta điều gì?

- Nhận xét, cho điểm HS.

2. Dạy bài mới

2.1. Giới thiệu bài  (1')
	- 2 HS lên bảng nối tiếp nhau kể lại câu chuyện

- 1 HS trả lời câu hỏi, cả lớp theo dõi, nhận xét.

	2.2. Hướng dẫn kể chuyện  ( 30' )
a) Tìm hiểu bài

- Gọi HS đọc đề bài: GV dùng phấn màu gạch dưới các từ: tấm gương đã góp sức bảo vệ trật tự an ninh.
- Hỏi: Thế nào là sống, làm việc 

- Gọi HS đọc phần Gợi ý.

- Giới thiệu: Trong chươg trình Tiếng việt ..
- Yêu cầu HS đọc kĩ phần 1., GV ghi tiêu chí đánh giá lên bảng.

+ Nội dung câu chuyện đúng chủ đề: 4 điểm.

+ Câu chuyện ngoài SGK: 1 điểm

+ Cách kể hay, có phối hợp với giọng điệu cử chỉ: 3 điểm.

+ Nêu đúng ý nghĩa của chuyện: 1 điểm.

+ Trả lời câu hỏi của các bạn hoặc đặt được câu hỏi cho bạn: 1 điểm.

b) Kể chuyện trong nhóm

- Chia HS thành nhóm, mỗi nhóm 4 HS và yêu cầu từng em kể chuyện của mình cho các bạn trong nhóm nghe.

- GV đi giúp đỡ từng nhóm

Gợi ý HS:

+ Giới thiệu tên truyện.

+ Mình đọc, nghe kể truyện khi nào?

+ Nhân vật chính trong truyện là ai?

+ Nội dung chính mà câu chuyện đề cập đến là gì?

+ Tại sao em lại chọn câu chuyện đó để kể?

- Gợi ý cho HS các câu hỏi trao đổi về nội dung và ý nghĩa của câu chuyện.

c) Thi kể và trao đổi về ý nghĩa của truyện

- Tổ chức cho HS thi kể chuyện trước lớp.

- Gọi HS nhậnn xét bạn kể chuyện theo các tiêu chí đã nêu.

- GV tổ chức cho  HS bình chọn

+ Bạn kể chuyện hay nhất?

+ Bạn kể chuyện hấp dẫn nhất?

- Tuyên dương HS.
	- 1 HS đọc thành tiếng trước lớp

- HS nối tiếp nêu ý kiến:

+ Là người sống, làm việc theo đúng quy định của pháp luật, nhà nước.

+ Là người luôn đấu tranh chống các vi phạm pháp luật.

- 3 HS nối tiếp nhau đọc phần gợi ý

- Lắng nghe.

- 3 đến 5 HS nối tiếp nhau giới thiệu câu chuyện mình định kể.

- Đọc thầm gợi ý  2 trong SGK.

- HS thảo luận nhóm.

- HS thi kể, HS khác lắng nghe để hỏi lại bạn, HS thi kể cũng có thể hỏi lại bạn để tạo không khí sôi nổi, hào hứng.

- Nhận xét bạn kể.

	3. Củng cố - Dặn dò  ( 2' )
- Nhận xét tiết học

- Dặn HS về nhà kể lại câu chuyện mà em nghe các bạn kể cho người thân nghe 
                        ----------------------------------------------------------------


  Soạn: 16/2          
 Giảng :Thứ tư ngày 19 tháng 2 năm 2014
Toán

                                              LUYỆN TẬP CHUNG

I.MỤC TIÊU
        - HS nắm vững cách tính thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương, tỉ số phần trăm
     - Vận dụng để giải được bài toán liên quan.

      - Rèn kĩ năng trình bày bài.

    - Giúp HS có ý thức học tốt.

II. ĐỒ DÙNG
- Hệ thống bài tập.

III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY  - HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Ôn định:

2. Kiểm tra bµi cò ( 4')
3.Bài mới:  

Giới thiệu   (1' )
Hoạt động 1 : ( 10' )

- Ôn cách tính thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật.

- HS nêu cách tính thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

- HS lên bảng ghi công thức tính? 

Hoạt động 2 : Thực hành.  ( 20' )
- GV cho HS đọc kĩ đề bài.

- Cho HS làm bài tập.

- Gọi HS lần lượt lên chữa bài 

- GV giúp đỡ HS chậm.

- GV chấm một số bài và nhận xét.

Bài tập1: Khoanh vào phương án đúng:

a) Viết phân số tối giản vào chỗ chấm:

                40dm3 = ...m3
A) 
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                    B) 
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C) 
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                     D) 
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Bài tập 2: Thể tích của một hình lập phương bé là 125cm3 và bằng 
[image: image23.wmf]8
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 thể tích của hình lập phương lớn.

a) Thể tích của hình lập phương lớn bằng bao nhiêu cm3? 

b) Hỏi thể tích của hình lập phương lớn bằng bao nhiêu phần trăm thể tích của một hình lập phương bé?

Bài tập3: (HSKG)

Cho hình thang vuông ABCD có AB là 20cm, AD là 30cm, DC là 40cm. Nối A với C ta được 2 tam giác ABC và ADC. 

a) Tính diện tích mỗi tam giác?

b) Tính tỉ số phần trăm của diện tích tam giác ABC với tam giác ADC?

            A     20cm       B


[image: image24.wmf]
     30cm

 

             D             40cm                   D

 4. Củng cố dặn dò. (2' )
- GV nhận xét giờ học và dặn HS chuẩn bị bài sau.
	- HS trình bày.

                  V = a x b x c

                  V  =  a  x  a  x  a

- HS đọc kĩ đề bài.

- HS làm bài tập.

- HS lần lượt lên chữa bài 

Lời giải : Khoanh vào D

Lời giải:

Thể tích của hình lập phương lớn là:

    125 : 5 
[image: image25.wmf]´

 8 = 200 (cm3)

Thể tích của hình lập phương lớn so với thể tích của  hình lập phương bé là:

           200 : 125 = 1,6 = 160%

                 Đáp số: 200 cm3 ;  160%

Lời giải:  

Diện tích tam giác ADC là:

     40 
[image: image26.wmf]´

 30 : 2 = 600 (cm2)

Diện tích tam giác ABC là:

     20 
[image: image27.wmf]´

 30 : 2 = 300 (cm2)

Tỉ số phần trăm của diện tích tam giác ABC với tam giác ADC là:

   300 : 600 = 0,5 = 50%

              Đáp số: 600 cm2 ; 50%

- HS chuẩn bị bài sau.





Tập đọc

Hộp thư mật
I.Mục tiêu

1. Đọc thành tiếng

- Đọc đúng các tiếng từ khó hoặc dễ lẫn : lần nào, liên lạc, bu-gi, trỏ vào, lần này, náo nhiệt ...

* Đọc trôi chảy được toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ
* Đọc diễn cảm toàn bài với giọng kể chuyện, thay đổi giọng linh hoạt, 
2. Đọc - hiểu

- Hiểu các từ ngữ khó trong bài: 
- Hiểu nội dung bài: Ca ngợi ông Hai Long và những chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch đã dũng cảm, mưu trí giữ vững đường dây liên lạc, góp phần xuất sắc và sự nghiệp bảo vệ tổ quốc..

II. Đồ dùng dạy - học

- Tranh minh hoạ trang 62, SGK.

- Bảng phụ ghi sẵn đoạn văn cần hướng dẫn luyện đọc.

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ ( 4' )
- Gọi HS đọc bài luận tục xưa của người £-§ª và trả lời câu hỏi về nội dung bài.

- Gọi HS nhận xét bạn đọc bài và trả lời câu hỏi.

- Nhận xét, cho điểm từng HS

2. Dạy - học bài mới

2.1. Giới thiệu bài  (1')
- Cho HS quan sát tranh minh hoạ và giới thiệu bài

2.2. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài

a) Luyện đọc  ( 12' )
- Gọi một học sinh đọc toàn bài

- Gọi 4 HS đọc nối tiếp từng đoạn của bài (đọc 2, 3 lượt). GV chú ý sửa lỗi phát âm, ngắt giọng cho từng HS (nếu có)

 -  Gọi HS đọc kết hợp giải nghĩa từ khó
- Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp

- Cho HS thi đọc giữa các cặp với nhau

- GV đọc mẫu, chú ý giong đọc như sau 
	- 3 HS nối tiếp nhau đọc thuộc lòng bài thơ và trả lời câu hỏi trong SGK.

- Nhận xét.

- Quan sát, lắng nghe.

- 1 học sinh đọc
- HS đọc nối tiếp bài theo thứ tự:

+ HS 1 : Hai Long phóng xe .... đáp lại.
+ HS 2: Anh dừng xe ... ba bước chân.
+ HS 3: Hai long tới ... về chỗ cũ.

+ HS 4 : Công việc .. náo nhiệt.

- 1 HS đọc thành tiếng trước lớp.

- 2 HS ngồi cùng bàn luyện đọc theo cặp. Thi đọc - nhận xét
- Theo dõi.


- Toàn bài đọc với giọng kể chuyện, thay đổi giọng linh hoạt cho phù hợp.

	b, Tìm hiểu bài   ( 10' )
+ Chú Hai Long ra Phú Lâm làm gì ?

+ Theo em, Hộp thư mật dùng để làm gì ?

+ Người liên lạc đã nguỵ trang hộp thư mật như thế nào ?

+ Qua những vật có hình chữ V, người liên lạc muốn nhắn gửi với chú Hai Long điều gì ?

+ Nêu cách lấy thư và gửi báo cáo của chú Hai Long ? Vì sao chú làm như vậy.

+ Hoạt động trong vùng địch của các chiến sĩ tình báo có ý nghĩa như thế nào đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ?

+ Em hãy nêu nội dung chính của bài văn.

- Ghi nội dung chính của bài lên bảng.

c, Đọc diễn cảm ( 10')
- Gọi 4 HS nối tiếp nhau đọc toàn bài theo đoạn, Yêu cầu cả lớp theo dõi, tìm cách đọc hay.

- Tổ chức thi đọc diễn cảm đoạn 1 : 

Treo bảng phụ.

+ Đọc mẫu.

+ GV yêu cầu HS đọc theo cặp.

- Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm.

- GV nhận xét, cho điểm HS

3. Củng cố dặn dò  ( 2' )
- Em có suy nghĩ gì về các chiến sĩ tình báo ?

- Nhận xét câu trả lời của HS.

- Nhận xét tiết học.

- Hướng dẫn về nhà
	+ Chú Hai Long ra Phú Lâm tìm hộp thư mật.

+ Hộp thư mật dùng để chuyển những tin tức bí mật, quan trọng.

+ Người liên lạc  nguỵ trang hộp thư mật rất khéo léo : đặt hộp thư ở nơi dễ tìm mà lại ít bị chú ý nhất, ở nơi một cột cây số ven đường, giữa cánh đồng vắng hòn đá hình mũi tên trỏ vào nơi giấu hộp thư mật, báo cáo được đặt trong một chiếc vỏ đựng thuốc đánh răng.

+ Người liên lạc muốn nhắn gửi đến chú Hai Long tình yêu tổ quốc và lời chào chiến thắng.

+ Chú dừng xe tháo bu-gi ra xem, giả vờ như xe mình bị hỏng, mắt không nhin chiếc bu-gi mà lại chú ý quan sát mặt đất phía sau cột cây số. Nhìn trước, nhìn sau, một tay vẫn cầm bu-gi, một tay chú bẩy nhẹ hòn đá. Nhẹ nhàng cạy đáy hộp vỏ đựng thuốc đánh răng để lấy báo cáo, chú thay vào đó thư báo cáo của mình rồi trả hộp về chỗ cũ. Lắp bu-gi khởi động máy làm như đã sửa xong xe. Chú Hai Long làm như vậy để đánh lạc hướng chú ý của người khác, không ai có thể nghi ngờ.

- Hoạt động trong vùng địch của các chiến sĩ tình báo có ý nghĩa rất quan trong đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Những thông tin mà chú lấy được từ phía kẻ địch, giúp quân ta hiểu ý đồ của địch để có biện pháp ngăn chặn, đối phó kịp thời.

+ Ca ngợi ông Hai Long và những chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch đã dũng cảm, mưu trí giữ vững đường dây liên lạc, góp phần xuất sắc và sự nghiệp bảo vệ tổ quốc.

- 2 HS nhắc lại nội dung chính của bài, HS cả lớp ghi vào vở.

- 4 HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn của bài, Sau đó 4 HS dưới lớp nêu cách đọc từng đoạn. HS bổ xung ý kiến thông nhất giọng đọc.

- Luỵên đọc diễn cảm theo hướng dẫn của GV.

- 3 đến 5 HS thi đọc diễn cảm đoạn 3. HS cả lớp theo dõi và bình chọn bạn đọc hay nhất.

- HS nối tiếp trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS chuẩn bị bài sau.


Chính tả

Núi non hùng vĩ
I. Mục tiêu


Giúp HS:

- Nghe - viết chính xác, đẹp bài chính tả  Núi non hùng vĩ.

- Tìm viết đúng các tên người, tên địa lí Việt Nam.

II. Đồ dùng dạy học.


5 câu đó ở bài tập 3 viết rời vào từng mảnh giấy nhỏ.

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ ( 4’ )
- Gọi 1 HS đọc cho 3 HS viết bảng lớp, HS cả lớp viết vào vở những tên riêng có trong bài thơ  Cửa gió Tùng Chinh
- Gọi HS nhận xét tên riêng bạn viết trên bảng.

- Hỏi:  Em có nhận xét gì về cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam?

- Nhận xét, cho điểm HS 
2. Dạy bài mới

2.1. Giới thiệu bài. ( 1’)
2.2. Hướng dẫn nghe-viết chính tả ( 20’)
a) Trao đổi về nội dung đoạn văn

- Gọi HS đọc đoạn văn.

- Hỏi:

+ Đoạn văn cho em biết điều gì?

+ Đoạn văn miêu tả vùng đất nào?

b) Hướng dẫn viết từ khó.

- Yêu cầu HS tìm các từ khó, dễ lẫn.

- Yêu cầu HS đọc và viết các từ vừa tìm được.

c) Viết chính tả

d) Thu, chấm bài.

2.3. Hướng dẫn làm bài tập chính tả (10’)
Bài 2: 

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập.

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- Gọi HS nhận xét bài bạn làm trên bảng.

- Nhận xét, kết luận lời giải đúng.

Bài 3

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập.

- Yêu cầu HS tự làm bài tập theo cặp.

- Tổ chức cho HS giải câu đó dưới dạng trò chơi. Hướng dẫn:

+ Đại diện nhóm lên bốc thăm câu đố.

+ Giải câu đố và viết tên nhân vật.

+ Nói những hiểu biết của mình về nhân vật lịch sử này.

- Sau mỗi nhóm giải câu đố, 1 HS nhận xét.

- Nhận xét, khen ngợi HS hiểu biết về danh dân, lịch sử Việt Nam.

- Yêu cầu HS đọc thuộc lòng câu đố.

- Gọi HS đọc thuộc lòng câu đố.

- Nhận xét, khen ngợi HS.

3. Củng cố- Dặn dò ( 2’ )
- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS vền nhà 
	- Đọc, viết các từ: Hài Ngàn, Ngã Ba, Tùng Chinh, Pù Mo, Pù Xai,...

- Nêu ý kiến nhận xét.

- Trả lời: Khi viết tên người, tên địa lí Việt Nam, cần viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên.

- Nghe GV giới thiệu và xác định nhiệm vụ của tiết học.

- 2 HS nối tiếp nhau đọc thành tiếng trước lớp.

- Nối tiếp nhau trả lời:

+ Đoạn văn giới thiệu với chúng ta con đường đi đến thành phố biên phòng Lào Cai.

+ Đoạn văn miêu tả vùng biên cương Tây Bắc.

- Lắng nghe.

- HS tìm và nêu các từ khó.

- 1 HS đọc thành tiếng.

- 2 HS viết các tên riêng có trong đoạn thơ lên bảng

- Nhận xét bài của bạn.

+ Tên người, tên dân tộc:  Đăm Săn, Y Sun, Mơ-nông, Nơ Trang Lương, A-ma Dơ - hao.

+ Tên địa lí:  Tây Nguyên, sông Ba

 - 1 HS đọc thành tiếng trước lớp.

- Hs thảo luận theo cặp

- Giải đố theo hướng dẫn:

1. Ngô Quyền, Lê Hoàn, Trần Hưng Đạo.

2. Quang Trung - Nguyễn Huệ.

3. Đinh Bộ Lĩnh - Đinh Tiên Hoàng.

4. Lí Thái Tổ - Lí Công Uẩn.

5. Lê Thánh Tông

- Nhẩm học thuộc lòng các câu đố.

- 2 đến 3 HS đọc thuộc lòng các câu đố trước lớp.


--------------------------------------------------------------

                                                               Lịch sử

     Tiết 24                   Đường Trường sơn
I. Mục tiêu


Sau bài học HS nêu được:

- Ngày 19/5/1959, Trung Ương quyết định mở đường Trường Sơn.

- Đường Trường Sơn là hệ thống giao thông quân sự quan trọng. Đây là con đường để miền Bắc chi viện sức người, vũ khí, lương thực..... cho chiến trường, góp phần lớn vào thắng lợi cách mạng miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của dân tộc ta.

* MT: HS biết được vai trò của giao thông vận tải đối với đời sống con người từ đó có ý thức bảo vệ  các tuyến đường giao thông trên khắp đất nước ta.
II. Đồ dùng dạy học

- Bản đồ hành chính Việt Nam

- Các hình minh học trong SGK.- Phiếu học tập của HS.

III.Các hoạt động dạy và học
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	kiểm tra bài cũ - giới thiệu bài   (5')

	- GV gọi 3 HS lên bảng hỏi và yêu cầu trả lời các câu hỏi về nội dung bài cũ, sau đó nhận xét và cho điểm HS.

- GV hỏi: Em có biết đường Trường Sơn là đường nối từ đâu đến đâu không?
	- 3 HS lần lượt lên bảng trả lời các câu hỏi sau:

+ Nhà máy Cơ khí Hà Nội ra đời trong hoàn cảnh nào?

+ Nhà máy Cơ khí Hà Nội đã có đóng góp gì vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?

+ Vì sao Đảng, chíh phủ, Bác Hồ rất quan tâm đến việc phát triển Nhà máy Cơ khí Hà Nội?

- HS neu theo hiểu biết của mình.

	- GV giới thiệu bài: 

	HĐ 1: trung ương đảng quyết định mở đường trường sơn  ( 10' )

	- Gv treo bản đồ Việt Nam, chỉ vị trí dãy núi Trường Sơn, đường Trường Sơn và nêu: đường Trường Sơn bắt đầu từ hữu ngạn sông Mã - Thanh Hoá, qua miền Tây Nghệ An đến miền Đông Nam Bộ.

Đường Trường Sơn thực chất là một hệ thống bao gồm nhiều con đường trên cả hai tuyến Đông Trường Sơn và Tây Trường Sơn.

- GV hỏi:

+ Đường Trường Sơn có vị trí thế nào với hai miền Bắc - Nam của nước ta?

+ Vì sao Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn?

+ Tại sao ta lại chọn mở đường qua dãy núi Trường Sơn?

- GV: Để đáp ứng nhu cầu chi viện cho miền Nam, Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn...
	- HS cả lớp theo dõi, sau đó 3 HS khác lên chỉ vị trí của đường Trường Sơn trước lớp.

- Mỗi ý kiến 1 HS phát ý kiến. Cả lớp thống nhất các ý kiến.

+ Đường Trường Sơn là đường nối liền hai miền Bắc - Nam của nước ta.

+Để đáp ứng nhu cầu chi viện cho miền Nam kháng chiến, ngày 19/5/1959 Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn.

+ Vì đường đi giữa rừng khó bị đich phát hiện, quân ta dựa vào rừng để che mắt quân thù.

	HĐ 2: những tấm gương anh dũng trên đường trường sơn ( 10' )

	- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm, yêu cầu:

+ Tìm hiểu và kể chuyện về anh Nguyễn Viết Sinh.

+ Chia sẻ với các bạn về những bức ảnh, những câu chuyện, những bài thơ về những tấm gương anh dũng trên đường Trường Sơn mà em sưu tầm được.

- GV cho HS trình bày kết quả thảo luận trước lớp.

+ Tổ chức thi kể câu chuyện của anh Nguyễn Viết Sinh.

+ Tổ chức thi trình bày thông tin, 

- GV nhận xét kết quả làm việc của HS.

- GV kết luận: Trong những năm kháng chiến chống Mĩ, đường Trường Sơn từng diễn ra nhiều chiến công, thấm đượm biết bao mồ hôi, máu và nước mắt của bộ đội và thanh niên xung phong.
	- HS làm việc theo nhóm.

+ Lần lượt từng HS dựa vào SGK và tập kể lại câu chuyện của anh Nguyễn Viết Sinh.

+ Cả nhóm tập hợp thông tin, dán vào giấy khổ to.

+ 2 HS thi kể trước lớp.

+ Lần lượt từng nhóm trình bày trước lớp.

	Hoạt động 3: tầm quan trọng của đường trường sơn  (10')

	- GV yêu cầu HS cả lớp cùng suy nghĩ để trả lời câu hỏi: 

? Tuyến đường Trường Sơn có vai trò như thế nào trong sự nghiệp thống nhất đất nước của dân tộc ta?

- GV nêu: Hiểu tầm quan trọng của tuyến đường Trường Sơn với kháng chiến chống Mĩ của ta nên giặc Mĩ đã liên tục chống phá. Trong 16 năm, chúng đã dùng máy bay thả xuống đường Trường Sơn hơn 3 triệu tấn bom đạn và chất độc, nhưng con đường vẫn tiếp tục lớn mạnh.  ? Em hãy nêu sự phát triển của con đường? Việc Nhà nước ta xây dựng lại đường Trường Sơn thành con đường đẹp, hiện đại có ý nghĩa thế nào với công cuộc xây dựng đất nước, của dân tộc ta?
	- HS trao đổi với nhau, 1 HS nêu ý kiến trước lớp, HS cả lớp theo dõi và nhận xét.

- HS cả lớp thống nhất ý kiến: Trong những năm tháng kháng chiến chống Mĩ cứu nước, đường Trường Sơn là con đường huyết mạch nối hai miền Nam - Bắc, trên con đường này biết bao người con miền Bắc đã vào Nam chiến đấu, đã chuyển cho miền Nam hàng triệu tấn lương thực, thực phẩm, đạn dược, vũ khí.... để miền Nam đánh thắng kẻ thù.

- HS nghe, đọc SGK và trả lời: Dù giặc Mĩ liên tục chống phá nhưng đường Trường Sơn ngày càng mở thêm và vươn dài về phía Nam tổ quốc. Hiện nay Đảng và chính phỉ ta đã xây dựng lại đường Trường Sơn, con đường giao thông quan trọng nối hai miền Nam- Bắc đất nước ta. Con đường đóng góp không nhỏ cho sự nghiệp xây dựng đất nước của dân tộc ta ngày nay.

	Củng cố - Dặn dò (2' )
- GV cung cấp thêm cho HS một số thông tin về đường Trường Sơn.

- GV nhận xét giờ học, dặn HS về nhà học thuộc bài, 
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                Tiết 119                 Luyện tập chung
I. Mục tiêu

- Giúp HS củng cố về:

- Tính diện tích hình tam giác, hình thang, hình bình hành, hình tròn.

II. Đồ dùng dạy học

- Các hình minh hoạ của SGK.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ  (4' )
- GV mời 2 HS lên bảng làm các bài tập 1, 2 của tiết học trước.

- GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS.

2. Dạy học bài mới

2.1. Giới thiệu bài (1')
2.2. Hướng dẫn luyện tập (32')
Bài 1

- GV mời 1 HS đọc đề toán trước lớp, đồng thời vẽ hình lên bảng.

- GV yêu cầu : Hãy nêu độ dài các đáy và chiều cao của hình thang ABCD ?

- GV vẽ thêm đường cao BH của hình thang và hỏi : BH có độ dài là bao nhiêu ?

- GV yêu cầu HS làm bài.
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? Muốn tính diện tích hình tam giác ta làm như thế nào?
- GV mời HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- GV nhận xét và cho điểm.

Bài 2

- GV mời 1 HS đọc đề bài toán, yêu cầu cả lớp theo dõi và quan sát hình trong SGK.

- GV hỏi : 

+ Bài toán cho em biết gì ?

+ Bài toán yêu cầu em làm gì ?

+ Để thực hiện được yêu cầu đó, trước hết chúng ta phải tính được gì ?

+ Hãy nêu cách tính diện tích tam giác KQP.

+ Có thể áp dụng công thức để tính diện tích của tam giác MKQ và KNP không ? vì sao ?

+ Vậy là thế nào để tính tổng diện tích của chúng. (Yêu cầu trao đổi theo cặp)

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV mời HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

? Muốn tính diện tích hình bình hành ta làm như thế nào?

- GV nhận xét cho điểm HS.

Bài 3

- GV yêu cầu HS quan sát hình và hỏi : Làm thế nào để tính được dịên tích phần tô màu của hình tròn ?

- GV yêu cầu HS làm bài.

? Muốn tính diện tích hình tròn ta làm như thế nào?
- GV chữa bài của HS trên bảng lớp, sau đó nhận xét và cho điểm HS.

3. Củng cố - dặn dò ( 2' )
- GV mời HS nhắc lại quy tắc tính diện tích hình tam giác, hình thang, hình bình hành, hình thang, hình tròn.

- GV nhận xét giờ học
	- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp theo dõi và nhận xét.

- HS nghe và xác định nhiệm vụ của tiết học.

- 1 HS đọc đề toán trước lớp, cả lớp đọc lại đề bài trong SGK.

- HS nêu : hình thang ABCD có :

đáy bé AB = 4cm

đáy lớn DC = 5cm

Chiều cao AD = 3cm

- HS : BH có độ dài 3cm vì là đường cao của hình thang ABCD.

- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp vẽ hình và làm bài vào vở bài tập.

Bài giải

Diện tích của hình tam giác ABD là :

4 x 3 : 2 = 6 (cm2)

Diện tích của hình tam giác BDC là :

5 x 3 : 2 = 7,5 (cm2)

Tỉ số phần trăm của diện tích hình tam giác ABD và diện tích hình tam giác BDC là

6 : 7,5 = 0,8

0.8 = 80%

Đáp số : a, 6cm2 và 7,5 cm
b, 80%
- 1 HS nhận xét, nếu bạn làm sai thì sửa lại cho đúng.

- 1 HS đọc đề toán trước lớp, cả lớp đọc lại đề bài trong SGK và quan sát hình.

- HS nêu :

+ Bài toán cho biết MN = 12cm ; đường cao KH = 6cm.

+ Bài toán yêu cầu so sánh diện tích của tam giác KPQ và tổng diện tích của hai hình tam giác MKQ và KNP.

+ Tính được diện tích của tam giác KQP và tổng diện tích của của hai hình tam giác MKQ và KNP.

+ Diện tích của tam giác KQP bằng tổng độ dài KH x PQ : 2 trong đó KH = 6cm, PQ = MN = 12cm.

+ Không thể áp dụng công thức để tính diện tích của hai tam giác này vì ta chỉ có chiều cao mà không có độ dài của hai đáy tam giác.

+ Tính diện tích hình bình hành rồi trừ đi diện tích tam giác KQP.

- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

Bài giải

Vì MNPQ là hình bình hành nên :

MN = PQ = 12cm

Diện tích của tam giác KQP là :

12 x 6 : 2 = 36 (cm2)

Diện tích hình bình hành MNPQ là :

12 x 6 = 72 (cm2)

Tổng diện tích của hai tam giác MKQ và tam giác KNP là :

72 - 36 = 36 (cm2)

Vậy diện tích hình tam giác KQP bằng tổng diện tích hai tam giác MKQ và KNP.
- 1 HS nhận xét, nếu bạn làm sai thì sửa lại cho đúng.

- 2 HS ngồi cùng bàn cùng quan sát hình và trao đổi cách tính.

- 1 HS nêu cách tính trước lớp, cả lớp nhận xét và đi đến thống nhất :

+ Tính diện tích hình tròn.

+ Tính diện tích hình tam giác.

+ Lấy diện tích hình tròn trừ đi diện tích hình tam giác thì được diện tích phần tô màu.

- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

Bài giải

Bán kính của hình tròn là :

5 : 2 = 2,5 9 (cm)

Diện tích của hình tròn là :

2,5 x 2,5 x 3,14 = 19,625 (cm2)

Diện tích hình tam giác là :

3 x 4 : 2 = 6 (cm2)

Diện tích phần được tô màu là :

19,625 - 6 = 13,625 (cm2)

Đáp sô : 13,625cm2
- HS nối tiếp nhau nêu lại quy tắc.

- HS lắng nghe.

- HS chuẩn bị bài sau.


                            -------------------------------------------------------
 Tập làm văn

Ôn tập về tả đồ vật
I. Mục tiêu

Giúp HS :

- Củng cố về văn tả đồ vật : Cấu tạo của bài văn tả đồ vật, trình tự miêu tả, phép tu từ so sánh, nhân hoá khi miêu tả đồ vật.

- Thực hành viết đoạn văn miêu tả hình dáng hoặc công dụng của đồ vật đúng trình tự, có sử dụng hình ảnh so sánh và nhân hoá.
II. Đồ dùng dạy - học

Giấy khổ to bút dạ.

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ (4' )
- Hỏi HS về cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật.

- GV nhắc lại 3 phần của bài văn miêu tả đồ vật

2. Dạy học bài mới

Giới thiệu : ( 1' )

2.2. Hướng dẫn HS làm bài tập ( 32' )
Bài 1

- Gọi HS đọc yêu cầu bài 1.

- Giới thiệu : Ngày trước, cách đây vài chục năm. HS đến trường chưa mặc đồng phục như hiện nay, chiếc áo của bạn nhỏ được may lại từ chiếc quân phục của ba. Chiếc áo được may bằng vải Tô Châu, một loại vải có xuất xứ từ thành phố Tô Châu, Trung Quốc.

- Yêu cầu HS làm việc theo cặp để trả lời câu hỏi của bài.

- Phát giấy khổ to cho 2 nhóm, yêu cầu mỗi nhóm trả lời 1 phần a hoặc b vào giấy.

- Gọi nhóm làm vào giấy khổ to dán bài lên bảng đọc phiếu, yêu cầu HS cả lớp nhận xét, bổ sung.

- Nhận xét, kết luận lời giải đúng.
	- HS trình bày tại chỗ.

- Lắng nghe.

- Lắng nghe.

- 1 HS đọc thành tiếng trước lớp.

- Lắng nghe.

- 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi, thảo luận, làm bài tập.

- HS làm theo hướng dẫn của GV.

- Theo dõi GV và tự chữa bài mình nếu sai.


a, Mở bài : Tôi có một người bạn đồng hành  ... màu cỏ úa.

Thân bài : Chiếc áo sờn vai của ba ... chiếc áo quân phục cũ của ba.

Kết bài : Mấy chục năm qua ... và cả gia đình tôi.

b, + Các hình ảnh so sánh trong bài văn : những đường khâu đều đặn như khâu máy; hàng khuy thẳng tắp như hàng quân trong đội duyệt binh; cái cổ áo như là hai cái lá non; cái cầu vai như là chiếc áo quân phục thực sự, sẵn tay áo lên gọn gàng; mặc áo vào tôi có cảm giác như vòng tay ba mạnh mẽ và yêu thương đang ôm lấy tôi, như tựa vào lồng ngực ấm áp của ba; tôi chững chạc như một anh lính tí hon.

+ Các hình ảnh nhân hoá: (cái áo) người bạn đồng hành quý báu; cái măng sét ôm khít lấy cổ tay tôi.

	- Hỏi :

+ Bài văn mở bài theo kiểu nào ?

+ Bài văn kết bài theo kiểu nào ?

+ Em có nhận xét gì về cách quan sát để tả cái áo của tác giả ?

+ Trong phần thân bài tác giả tả cái áo theo thứ tự nào ?

+ Để có bài văn miêu tả sinh động, có thể vận dụng biện pháp nghệ thuận nào ?

- Treo bảng phụ ghi sẵn các kiến thức cơ bản về văn miêu tả.

- Yêu cầu HS đọc.

Bài 2

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập

- Hỏi :

+ Đề bài yêu cầu gì?

+ Em chọn đồ vật nào để tả ?

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- Gọi HS làm bài vào giấy dán lên bảng, HS cả lớp đọc, nhận xét chữa bài cho bạn.

- Nhận xét, cho điểm HS viết đạt yêu cầu.

- Gọi HS dưới lớp đọc đoạn văn mình viết.

- Nhận xét, sửa chữa cho điểm từng HS. Cho điểm HS viết đạt yêu cầu.

Ví dụ :

3. Củng cố dặn dò  ( 2' )
- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà hoàn thành đoạn văn và chuẩn bị bài sau.
	- Nối tiếp trả lời :

+ Mở bài kiểu trực tiếp.

+ Kết bài kiểu mở rộng.

+ Tác giả quan sát tỉ mỉ, tinh tế.

+ Tả từ bao quát rồi tả từng bộ phận của cái áo.

+ Có thể vận dụng biện pháp nghệ thuật nhân hoá, so sánh.

- 3 HS nối tiếp nhau đọc từng phần thành tiếng cho HS cả lớp nghe (2 lượt)

- 1 HS đọc thành tiếng trước lớp.

- Trả lời :

+ Đề yêu cầu viết một đoạn văn ngắn tả hình dáng hoặc công dụng của một số đồ vật.

+ (HS nêu tên đồ vật mình chọn)

- HS làm bài vào vở. 1 HS làm bài vào giấy khổ to.

- Làm việc theo yêu cầu của GV.

- 3 đến 5 HS đọc đoạn văn mình viết.

- HS lắng nghe.

- HS chuẩn bị bài sau.




                          -------------------------------------------------------------------

Buổi chiều
Tiếng việt: Thực hành

LUYỆN TẬP VỀ

 LẬP CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG.

I. Mục tiêu.

- Củng cố cho học sinh cách lập chương trình hoạt động cho buổi thi vẽ tranh và cách lập chương trình hoạt động nói chung.

- Rèn cho học sinh có tác phong làm việc khoa học.

- Giáo dục học sinh ý thức ham học bộ môn.

II.Chuẩn bị : 

      Nội dung ôn tập.

III.Hoạt động dạy học :

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Ôn định:

2. Kiểm tra: Nêu dàn bài chung về văn tả người?

3.Bài mới: Giới thiệu  - Ghi đầu bài.

- GV cho HS đọc kĩ đề bài.

- Cho HS làm bài tập.

- Gọi HS lần lượt lên chữa bài 

- GV giúp đỡ HS chậm.

- GV chấm một số bài và nhận xét.


	- HS trình bày.

- HS đọc kĩ đề bài.

- HS làm bài tập.

- HS lần lượt lên chữa bài 




Đề bài : Em hãy lập chương trình hoạt động thi vẽ tranh, sáng tác thơ, truyện  về an toàn giao thông..

Bài làm ví dụ:

I.Mục đích :

- Tuyên truyền, vận động mọi người chấp hành trật tự, an toàn giao thông.

- Động viên các đội viên tham gia hoạt động tập thể.

- Phát hiện năng khiếu vẽ, làm thơ, viết truyện.

II.Chuẩn bị:

- Phạm vi tổ chức : Nội bộ lớp 5A

- Ban tổ chức : Lớp trưởng, các tổ trưởng.

- Phân công.

III.Chương trình cụ thể

- Tháng 3 : Phát động cuộc thi + thông báo thể lệ cuộc thi + thời hạn nộp bài.

- Tháng 4 : Lập các tiểu ban (nhận bài dự thi + chấm sơ khảo):

+ Tiểu ban tranh : Lớp trưởng + tổ trưởng tổ 1.

+ Tiểu ban thơ : Lớp phó học tập + tổ trưởng tổ 2.

+ Tiểu ban truyện : Lớp phó văn thể + tổ trưởng tổ 3.

- Tháng 5 : chấm tác phẩm dự thi (đầu tháng) ; tổng kết, phát phần thưởng.

	4.Củng cố, dặn dò : 

- Nhận xét giờ học. 
- Dặn dò học sinh về nhà hoàn thành phần bài tập chưa hoàn chỉnh


	- HS lắng nghe và thực hiện.




Toán:( Thực hành)

LUYỆN TẬP

I.Mục tiêu.

- Tiếp tục củng cố cho HS về cách tính DT xq và DT tp của hình hộp chữ nhật và hình lập phương.

- Rèn kĩ năng trình bày bài.

- Giúp HS có ý thức học tốt.

II. Đồ dùng: 

- Hệ thống bài tập.

III.Các hoạt động dạy học.

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Ôn định:

2. Kiểm tra: 

3.Bài mới: Giới thiệu  - Ghi đầu bài.

Hoạt động 1 : Ôn cách tính thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương

- Cho HS nêu cách tính thể tích hình hộp CN, hình lập phương.

- Cho HS lên bảng viết công thức.

 Hoạt động 2 : Thực hành.
- GV cho HS đọc kĩ đề bài.

- Cho HS làm bài tập.

- Gọi HS lần lượt lên chữa bài 

- GV giúp đỡ HS chậm.

- GV chấm một số bài và nhận xét.

Bài tập 1: Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 3m, chiều rộng1,7m, chiều cao 2,2m. Trong bể đang chứa 
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 lượng nước. Hỏi bể đang chứa bao nhiêu lít nước ? (1dm3 = 1 lít)
Bài tập2: Thể tích của 1 hình hộp chữ nhật là 60dm3 chiều dài là 4dm, chiều rộng 3dm. Tìm chiều cao.

Bài tập 3: 

Thể tích của một hình lập phương là 64cm3. Tìm cạnh của hình đó.
Bài tập 4: (HSKG)

Một hộp nhựa hình hộp chữ nhật có chiều dài 20cm, chiều rộng 10cm, chiều cao 25cm.

a) Tính thể tích hộp đó?

b) Trong bể đang chứa nước, mực nước là 18cm sau khi bỏ vào hộp 1 khối kim loại thì mực nước dâng lên là 21cm. Tính thể tích khối kim loại.                                                              

 4. Củng cố dặn dò.

- GV nhận xét giờ học và dặn HS chuẩn bị bài sau.


	- HS trình bày.

- HS nêu cách tính thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương.

- HS lên bảng viết công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương.

              V = a x b x c

              V = a x a x a

- HS đọc kĩ đề bài.

- HS làm bài tập.

- HS lần lượt lên chữa bài 

Lời giải:

Thể tích của bể nước là:

  3 x 1,7 x 2,2 = 11,22 (m3)

                       = 11220 dm3
Bể đó đang chứa số lít nước là:

       11220 :  1 = 11220 (lít nước)

                        Đáp số: 11220 lít nước.
Lời giải:

Chiều cao của hình hộp chữ nhật là:

     60 : 4 : 3 = 5 (dm)

                        Đáp số: 5 dm

Lời giải:

Vì 64 = 4 x 4 x 4

Vậy cạnh của hình đó là 4 cm

                Đáp số : 4 cm.      
Lời giải:

a) Thể tích của hộp nhựa đó là:

           20 x 10 x 25 = 5000 (cm3)

b) Chiều cao của khối kim loại là:

                 21 – 18 = 3 (cm)

    Thể tích của khối kim loại đó là:

              20 x 10 x 3 = 600 (cm3)           

                    Đáp số: 5000cm3;  600 cm3.

- HS chuẩn bị bài sau.





Toán:( Thực hành)

LUYỆN TẬP CHUNG

I.Mục tiêu.

- HS nắm vững cách tính thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương, tỉ số phần trăm

- Vận dụng để giải được bài toán liên quan.

- Rèn kĩ năng trình bày bài.

- Giúp HS có ý thức học tốt.

II. Đồ dùng: 

- Hệ thống bài tập.

III.Các hoạt động dạy học.

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Ôn định:

2. Kiểm tra: 

3.Bài mới: Giới thiệu  - Ghi đầu bài.

Hoạt động 1 : Ôn cách tính thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật.

- HS nêu cách tính thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

- HS lên bảng ghi công thức tính? 

Hoạt động 2 : Thực hành.
- GV cho HS đọc kĩ đề bài.

- Cho HS làm bài tập.

- Gọi HS lần lượt lên chữa bài 

- GV giúp đỡ HS chậm.

- GV chấm một số bài và nhận xét.

Bài tập1: Tìm thể tích hình hộp chữ nhật biết diện tích xung quanh là 600cm2, chiều cao 10cm, chiều dài hơn chiều rộng là 6cm.

Bài tập 2: Tìm thể tích hình lập phương, biết diện tích toàn phần của nó là 216cm2. 

Bài tập3: (HSKG)

Một số nếu được tăng lên 25% thì được số mới. Hỏi phải giảm số mới đi bao nhiêu phần trăm để lại được số ban đầu.

4. Củng cố dặn dò.

- GV nhận xét giờ học và dặn HS chuẩn bị bài sau.


	- HS trình bày.

                  V = a x b x c

                  V  =  a  x  a  x  a
- HS đọc kĩ đề bài.

- HS làm bài tập.

- HS lần lượt lên chữa bài 

Lời giải : 

    Nửa chu vi đáy là:

       600 : 10 : 2 = 30 (cm)

    Chiều rộng của hình hộp là:

       (30 – 6 ) : 2 = 12 (cm)

   Chiều dài của hình hộp là:

         30 – 12 = 18 (cm)

   Thể tích của hình hộp là:

         18 x 12 x 10 = 2160 (cm3)

Lời giải:

Diện tích một mặt của hình lập phương là:

     216 : 6 = 36 (cm2)

Ta thấy: 36 = 6 x 6

 Vậy cạnh của hình lập phương là 6 cm.

 Thể tích hình lập phương là:

           6 x 6 x 6 = 216 (cm3)

                      Đáp số: 216 cm3))

Lời giải:  

25% = 
[image: image30.wmf]100

25

 = 
[image: image31.wmf]4

1


Coi số ban đầu là 4 phần thì số mới là:

      4 + 1 = 5 (phần)

Để số mới bằng số ban đầu thì số mới phải giảm đi 
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 của nó. Mà 
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 = 0,2 = 20%.

Vậy số mới phải giảm đi 20% để lại được số ban đầu.

                            Đáp số: 20%

- HS chuẩn bị bài sau.





   Soạn: 18/2         
 Giảng :Thứ sáu ngày 21 tháng 2 năm 2014
  Toán

               Tiết 120                    Luyện tập chung

I. Mục tiêu


Giúp HS củng cố về:

- Tính diện tích và thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

- Giải các bài toán có liên quan đến diện tích và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

II. Đồ dùng dạy học


Các hình minh hoạ trong SGK.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu.
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm ttra bài cũ  ( 5’ )
- GV mời 2 HS lên bảng làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm của tiết học trước.

- GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS.

2. Dạy - học bài mới.

2.1. Giới thiệu bài ( 1’)
2.2. Hướng dẫn luyện tập  ( 30’)
Bài 1

- GV mời 1 HS đọc đề bài, yêu cầu HS quan sát hình bể cá.

- GV hướng dẫn HS phân tích đề bài và tìm cách giải:

+ Hãy nêu các kích thước của bể cá.

+ Diện tích kính dùng làm bể cá là diện tích của những mặt nào?

+ Hãy nêu công thức tính diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật.

+ Khi đã tính được thể tích bể cá, làm thế nào để tính được thể tích nước?

- GV yêu cầu HS làm bài, nhắc HS 1dm3 = 1 lít nước.

? Muốn tính thể tích và diện tích của hình hộp chữ nhật ta làm như thế nào?

- GV chữa bài và cho điểm HS, yêu cầu 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau.

Bài 2

- GV mời 1 HS đọc đề bài toán.

- GV yêu cầu HS nhắc lại quy tắc tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích cảu hình lập phương.

- GV yêu cầu HS tự làm bài.

- GV mời 1 HS đọc bài làm trước lớp để chữa bài, yêu cầu 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau.

- GV nhận xét cho điểm HS.

-Bài 3

- GV yêu cầu HS đọc đề bài và quan sát hình.

- GV hướng dẫn:

+ Coi cạnh của hình lập phương N là a thì cạnh của hình lập phương M sẽ như thế nào so với a?

+ Viết công thức tính diện tích toàn phần của hai hình lập phương trên?

+ Vậy diện tích toàn phần của hình lập phương M gấp mấy lần diện tích toàn phần của hình lập phương N?

+ Viết công thức tính thể tích của hình lập phương N và thể tích hình lập phương M.

+ Vậy thể tích của hình lập phương M gấp mấy lần thể tích của hình lập phương N?

- Yêu cầu HS trình bày bài làm vào vở bài tập.

3. Củng cố - Dặn dò  (2’ )
- GV nhận xét tiết học, dặn dò HS về nhà làm các bài tập 
	- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp theo dõi để nhận xét.

- Nghe và xác định nhiệm vụ của tiết học.

- 1 HS đọc thành tiếng. Cả lớp đọc thầm đề bài và quan sát hình minh họa trong SGK.

- HS nối tiếp nhau trả lời câu hỏi:

+ Bể cá có chiều dài 1m, chiều rộng 50cm, chiều cao 60 cm.

+ Diện tích kính dung làm bể cá là diện tích xung quanh và diện tích một mặt đáy, vì bể cá không có nắp.

+ 2 HS nêu.

+ Mực nước trong  có chiều cao bằng 
[image: image34.wmf]3

4

 chiều cao của bể nên thể tích nước cũng bằng 
[image: image35.wmf]3
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 thể tích của bể.

- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

Bài giải

1m = 10 dm; 50cm =5 dm; 60cm =6 dm

Diện tích kính xung quanh bể cá là:


[image: image36.wmf](
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Diện tích kính mặt đáy bể cá là:
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Diện tích kính để làm bể cá là:
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Thể tích của bể cá là:


[image: image39.wmf]506300
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300 dm3 = 300 lít

Thể tích nước trong bể là:


[image: image40.wmf]3003:4225

´=

 (lít)

Đáp số: a) 230 dm2
             b) 300 dm3; 
             c) 225 lít

- 1 HS đọc đề bài trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK.

- 3 HS nêu trước lớp, HS cả lớp theo dõi và nhận xét.

- HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

Bài giải.

a) Diện tích xung quanh hình lập phương là:
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b) Diện tích toàn phần của hình lập phương là:
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c) Thể tích cảu hình lập phương là:
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Đáp số: a) 9 m2
             b) 13,5m2 ; c) 3,375 m3

- HS đọc bài làm trước lớp.

Cả lớp đổi chéo vở để kiểm tra bài bạn.

- HS đọc đề bài trước lớp, HS cả lớp đọc thầm lại đề bài và quan sát hình trong SGK.

+ Cạnh của hình lập phương M gấp 3 lần nên sẽ là 
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+ Diện tích toàn phần của hình lập phương N là:
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Diện tích toàn phần của hình lập phương M là:


[image: image46.wmf](

)

(

)

(

)

33669

aaaa

´´´´=´´´


+ Diện tích toàn phần của hình lập phương M gấp 9 lần diện tích toàn phần của hình lập phương N.

+ Thể tích hình lập phương N là:
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Thể tích của hình lập phương M là:
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+ Thể tích của hình lập phương M gấp 27 lần thể tích của hình lập phương N.

- HS tự làm bài vào vở bài tập.

- Lắng nghe và chuẩn bị kiểm tra giữa kì 2


----------------------------------------------------------
Luyện từ và câu

Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng
I. Mục tiêu

Giúp HS :

- Hiểu được cách nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng.

- Làm đúng các bài tập: Xác định cặp từ hô ứng, tạo câu ghép mới bằng cặp từ hô ứng thích hợp.
II. Đồ dùng dạy - học

- Bảng lớp viét sẵn hai câu văn phần Nhận xét.

- Bảng phụ viết sẵn nội dung bài 1, bài 2 phần luyện tập.
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu
	Hoạt độngdạy
	
Hoạt động học
Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ (4' )
- Gọi 3 HS lên bảng đặt câu với 1 từ ở bài 3 trang 59.

- Gọi 3 HS dưới lớp trả lời câu hỏi sau :

+ Hãy nêu những danh từ có thể kết hợp với từ an ninh ?

+ Hãy nêu những động từ có thể kết hợp với từ an ninh ?

+ Hãy nêu những việc làm giúp em tự bảo vệ khi cha mẹ không có bên.

- Gọi HS nhận xét bạn trả lời câu hỏi.

- Gọi HS nhận xét bạn làm bài trên bảng.

- Nhận xét, cho điểm từng HS.

2. Dạy học bài mới

2.1. Giới thiệu bài  ( 1' )
2.2. Tìm hiểu bài
	- 3 HS lên bảng đặt câu.

- 3 HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi.

- Nhận xét bạn trả lời : đúng / sai.

- Nhận xét bài làm của bạn : đúng / sai,

 nếu sai thì sửa lại cho đúng.

- HS lắng nghe và xác định nhiệm vụ

 tiết học.

	

	2.4. Luyện tập (30’ )
Bài 1

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập.

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- Nhắc HS gạch chéo (/) để phân cách các vế câu. Khoanh tròn và cặp từ hô ứng trong câu.

- Gọi HS Nhận xét bài làm của bạn làm trên bảng.

- Nhận xét, kết luận lời giải đúng.

Bài 2

Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập.

Yêu cầu HS tự làm bài

- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- Gọi HS có phương án khác đọc câu của mình.

- Nhận xét, kết luận câu đúng.

3. Củng cố dặn dò  ( 2’ )

- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà học thuộc ghi nhớ, đặt 5 câu ghép có cặp 
	- 1 HS đọc thành tiếng trước lớp.

- 1 HS làm trên bảng phụ, HS dưới 

làm bài vào VBT.

- Nhận xét bài làm của bạn, nếu bạn 

làm sai thì sửa lại cho đúng.

- Chữa bài.

a, Ngày chưa tắt hẳn,/trăng đã lên rồi.

2 vế câu được nối với nhau bằng cặp

 từ hô ứng chưa ... đã

b, Chiếc xe ngựa vừa đậu lại / tôi đã

 nghe tiếng ông từ trong nhà vọng ra.

2 vế câu được nối với nhau bằng cặp 

từ hô ứng : Vừa ... đã ...

c, Trời càng nắng gắt, / hoa giấy càng
 bồng lên rực rỡ.

2 vế câu được nối với nhau bằng cặp từ 

hô ứng càng ... càng.

- 1 HS đọc thành tiếng trước lớp.

- 1 HS làm trên bảng phụ, HS dưới làm 

bài vào VBT.

- Nhận xét bài làm của bạn, nếu sai thì 

sửa lại cho đúng.

- Bổ sung  câu mình đặt.

- Chữa bài.

a, Mưa càng to, gió càng thổi mạnh.

b, Trời mới hửng sáng, nông dân đã ra

     đồng.

-Trời chưa hửng sáng, nông dân đã ra 

    đồng.

-Trời vừa  hửng sáng, nông dân đã ra

    đồng.

c, Thuỷ Tinh dâng nước bao nhiêu, 

Sơn tinh dâng núi cao bấy nhiêu.
- HS lắng nghe.

- HS chuẩn bị bài sau.


-------------------------------------------------------------------------
Tập làm văn

  ôn tập về tả đồ vật
I. Mục tiêu


Giúp HS :
- Ôn tập, củng cố kĩ năng lập dàn ý cho bài văn tả đồ vật.

- Ôn luyện kĩ năng trình bày miện dàn ý bài văn tả đồ vật.

II. Đồ dùng dạy học.

- HS chuẩn bị đồ vật thật.

- Bảng nhóm, bút dạ.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu.
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ ( 4’)
- Thu, chấm đoạn văn tả hình dáng hoặc công dụng của một đồ vật gần gũi với em của 3 HS.

- Nhận xét bài làm của HS.

2. Dạy - học bài mới.

2.1. Giới thiệu bài  ( 1’)
2.2. Hướng dẫn làm bài tập ( 30’ )
Bài 1

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập.

- Hỏi:  Em chọn đồ vật nào để lập dàn ý? Hãy giới thiệu cho các bạnn được biết.

- Gọi HS đọc gợi ý 1.

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- Yêu cầu HS làm bài vào phiếu dán lên bảng.

- GV cùng HS cả lớp nhận xét để có dàn ý chi tiết, đầy đủ.

- Yêu cầu HS rút kinh nghiệm từ bài của bạn để tự sửa dàn ý của mình theo hướng dẫn của GV vừa chữa.

- Gọi HS đọc dàn ý của mình. GV chú ý sửa chữa cho từng em.

- Cho điểm HS làm bài đạt yêu cầu.

Bài 2

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập.

- Tổ chức cho HS trình bày dàn ý về văn tả đồ vật của mình trong nhóm.

- Lưu ý HS: Với dàn ý đã lập, khi trình bày em cố gắng nói thành câu với mỗi chi tiết, hình ảnh miêu tả.

- Gọi HS trình bày dàn ý của mình trước lớp.

- Nhận xét, cho điểm HS trình bày dàn ý tốt.

3. Củng cố - Dặn dò  ( 2’ )
- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà hoàn chỉnh dàn ý bài văn và chuẩn bị cho tiết kiểm tra viết.
	- 3 HS mang bài cho GV chấm.

- HS lắng nghe và xác định mục tiêu của giờ học.

- 1 HS đọc thành tiếng trước lớp.

- Nối tiếp nhau giới thiệu về đồ vật mình lập dàn ý.

- 2 HS nối tiếp nhau đọc thành tiếng trước lớp.

- HS làm bài vào vở. 1 HS làm vào bảng nhóm.

- Làm việc theo hướng dẫn của GV.

- Sửa bài của mình.

- 3 đến 5 HS đọc dàn ý của mình.

- 1 HS đọc yêu cầu, 1 HS đọc gợi ý 2 trước lớp.

- HS thảo luận theo nhóm 4, trình bày dàn ý của mình cho các bạn nghe.

- 3 đến 5 HS trình bày dàn ý cua rmình trước lớp.

- Lắng nghe và chuẩn bị bài viết.


                               ----------------------------------------------------------
                                    -
Sinh hoạt
Nhận xét tuần 24
I. Mục tiêu

- Nhận xét đánh giá chung tình hình tuần 24.

- Đề ra phương hướng kế hoạch tuần 25

II. Lên lớp



1. Các tổ trưởng báo cáo.



2. Lớp trưởng sinh hoạt.



3. GV chủ nhiệm nhận xét

+ Ưu  điểm :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Tồn tại :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Kế hoạch tuần 25

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------
Buổi chiều:                   Tiếng việt: Thực hành

LUYỆN TẬP VỀ TẢ ĐỒ VẬT

I. Mục tiêu.

- Củng cố và nâng cao thêm cho các em những kiến thức về văn tả đồ vật.

- Rèn cho học sinh kĩ năng làm văn.

- Giáo dục học sinh ý thức ham học bộ môn.

II.Chuẩn bị : 

      Nội dung ôn tập.

III.Hoạt động dạy học :

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Ôn định:

2. Kiểm tra: Nêu dàn bài chung về văn tả đồ vật?

3.Bài mới: Giới thiệu  - Ghi đầu bài.

- GV cho HS đọc kĩ đề bài.

- Cho HS làm bài tập.

- Gọi HS lần lượt lên chữa bài 

- GV giúp đỡ HS chậm.

- GV chấm một số bài và nhận xét.
	- HS trình bày.

- HS đọc kĩ đề bài.

- HS làm bài tập.

- HS lần lượt lên chữa bài 



Bài tập1 : Lập dàn ý cho đề văn: Tả một đồ vật gần gũi với em.

Bài làm

Ví dụ : Tả cái đồng hồ báo thức.

a)Mở bài : Năm học vừa qua chú em đã tặng em chiếc đồng hồ báo thức.

b)Thân bài : 

- Đồng hồ hình tròn màu xanh, đế hình bầu dục, mặt trắng, kim giây màu đỏ, kim phút, kim giờ màu đen, các chữ số to, rõ ràng, dễ đọc,…

- Kim giây thật nhanh nhẹn. Mỗi bước đi của cậu ta lại tạo ra âm thanh “tích, tắc, tích, tắc” nghe vui tai.

- Kim phút chậm chạp hơn. Cậu Kim giây đi đúng một vòng thì kim phút bước đi được một bước.

- Kim giờ là chậm chạp nhất, hình như anh ta cứ đứng nguyên chẳng muốn hoạt động chút nào.

- Đến giờ báo thức chuông kêu “Reng!...Reng!...thúc giục em trở dậy, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng rồi đi học.

c)Kết luận : Đồng hồ rất có ích đối với em. Em yêu quý và giữ gìn cẩn thận.

Bài tập 2 : Chọn một phần trong dàn ý ở bài 1 và viết thành một đoạn văn hoàn chỉnh.

Bài làm

Ví dụ : Chọn đoạn mở bài.

Em đã được thấy rất nhièu đồng hồ báo thức, nhưng chưa thấy cái nào đẹp và đặc biệt như cái đồng hồ chú em tặng em. Cuối năm lớp 4, em đạt danh hiệu học sinh giỏi, chú hứa tặng em một món quà. Thế là vào đầu năm học lớp 5, chú đã mua tặng em chiếc đồng hồ này.      

	4. Củng cố dặn dò.
- GV nhận xét giờ học và dặn HS chuẩn bị bài sau.


	- HS lắng nghe và thực hiện.
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